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Mở đầu 
       

      Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện và hiện đại hoá cơ sở vật chất là một trong 

những nhiệm vụ khá quan trọng trong công cuộc hiện đại hoá, công nghiệp hoá nền 

kinh tế quốc dân, nhất là thời ký chúng ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới 

WTO. 

Hoàn thiện kiến trúc thượng tầng, hệ thống luật pháp, thực hiện nền kinh tế mở 

Việt nam hiện nay đang cố gắng thoát khỏi nền kinh tế lạc hậu sau nhiều năm. Huy 

động vốn đầu tư từ trong và ngoài nước, bước đầu xây dựng cơ sở hạ tầng, thay thế 

trang thiết bị, đổi mới công nghệ, liên doanh liên kết thúc đẩy phát triển nền kinh tế 

nhiều thành phần, nền kinh tế Việt nam đã và đang có nhiều thay đổi tốt đẹp dẫu còn 

rất nhiều khó khăn. 

Trong lĩnh vực xây dựng những năm qua chúng ta đã không ngừng thay đổi mạnh 

dạn đầu tư trang thiết bị máy móc, đào tạo kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực sản xuất 

xây dựng, tiếp thu công nghệ hiện đại, vừa sản xuất vừa hoàn thiện, ngành xây dựng 

đã lớn mạnh lên rất nhiều. Nhiều công trình hiện đại đòi hỏi kỹ thuật sản xuất xây 

dựng cao đã được ngành hoàn thiện khá tốt, ban đầu là liên doanh với nước ngoài và 

phụ thuộc vào họ đến nay chúng ta đã có khả năng thiết kế thi công nhiều công trình 

trước kia không thực hiện được như: nhà cao tầng, cầu đường, nhà máy. Cạnh tranh 

được với các hãng, công ty xây dựng nước ngoài thắng thầu nhiều công trình quan 

trọng trong và ngoài nước, thực hiện sản xuất xây dựng với công nghệ chất lượng cao, 

tiết kiệm được vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bước đầu đáp ứng được nhu cầu trong 

nước và hoàn thiện cơ sở vật chất. Tuy nhiên, trong sự phát triển chúng ta cần phải 

luôn tìm hiểu, nghiên cứu và không ngừng trang bị kỹ thuật để bắt kịp với công nghệ 

hiện đại trên thế giới bởi đây vẫn là một vấn đề còn rất mới mẻ và còn khá nhiều 

thách thức với chúng ta – những người làm xây dựng. 

Cũng như nhiều sinh viên khác, đồ án tốt nghiệp của em là tìm hiểu, nghiên cứu và 

thử tính toán nhà cao tầng. Sau khi nghiên cứu hồ sơ kiến trúc em đã sử dụng giải 

pháp kết cấu chính của công trình là khung bê tông cốt thép toàn khối (hệ chịu lực 

khung). 

Do trình độ và thời gian có hạn nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót. Em rất mong 

được sự chỉ bảo của các thầy cô để giúp em nâng cao hiểu biết và có hướng giải quyết 

một cách tốt hơn. 

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp em đã được sự chỉ bảo tận tình của các 

thầy giáo 

  Thầy giáo:PGS.TS. LÊ THANH HUẤN; PGS.TS. NGUYÊN ĐÌNH THÁM. 

Em xin được tỏ lòng biết ơn chân thành đến ban giám hiệu trường ĐH DL Hải 

Phòng khoa XDD vàCN  trong suốt 5 năm học vừa qua, đặc biệt là các thầy đã hết 

lòng chỉ bảo cho em hoàn thành đồ án này. 

 
      Hải Phòng, ngày  15   tháng 1    năm 2015 
 
                                                             Sinh viên: Nghiêm Văn Hưng 
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Chương 1: Giới thiệu về công trình 

 
 Công trình thiết kế là Trụ sở công an quận Ba Đình nằm ở đường Điện Biên Phủ- 

Ba Đình- Hà Nội 
 Công trình được xây dựng nhằm mục đích chính là trụ sở thường trực của lực 

lượng công an quận Ba Đình- Hà Nội. Đây là nơi làm việc, xử lý đơn thư khiếu nại, các 
giấy tờ quan trọng cần công an cấp phép, là nơi đóng quân của lực lượng phản ứng 
nhanh của quận, trực tiếp giải quyết các vấn đề an ninh trật tự trong địa bàn quận. 

Công trình được xây dựng tại thành phố Hà Nội, nằm trong khu đất có mặt bằng 
rộng được thành phố quy hoạch, bao gồm các cơ quan hành chính, văn hoá, thể thao. 
Đây là một trong những trung tâm kinh tế phát triển nhất cả nước đồng thời cũng là nơi 
dễ phát sinh các vấn đề về mất trật tự hay nhu cầu giải quyết giấy tờ, đơn thư khiếu 
nại... Do đó nhằm đảm bảo các yêu cầu trên thì việc xây dựng trụ sở công an là cần 
thiết 

Quy mô công trình: toàn bộ công trình có diện tích là: 536 m2 
 Vị trí tự nhiên của khu đất:     + Phía tây giáp đường Tôn Thất Đàm 

          + Phía nam giáp đường Điện Biên Phủ 
Công trình gồm 7 tầng. Tầng 1 có một sảnh lớn và một sảnh phụ, các tầng còn lại 

gồm các phòng có chức năng phòng làm việc, phòng lưu trữ hồ sơ và hội trường.Ngoài 
ra công trình còn có 1 cầu thang máy và 2 cầu thang bộ nhằm đảm bảo sự đi lại và 
thoát người khi có sự cố xảy ra 

Công suất công trình :Là loại nhà cao tầng trong khu vực có đầy đủ  kiện xã hội 
đảm bảo được nhu cầu của tốc độ đô thị hoá của thành phố Hà Nội. Còn về cấp công 
trình là nhà nhiều tầng loại 2 (cao dưới 75m) 
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Chương 2: Giải pháp thiết kế 

 
Dựa vào chức năng cũng như nhiệm vụ mà công trình có giải pháp thiết kế sao cho hài 

hoà trong tổng thể và phù hợp với khu vực chung. Các giải pháp thiết kế được đưa ra là: 

2.1: Giải pháp mặt bằng. 

- Với chức năng là trụ sở công an, mặt bằng công trình được bố trí phù hợp với 
hình dáng khu đất và công năng của công trình. 

- Mặt bằng công trình được bố trí hình chữ nhật và được ngăn cách bằng các 
tường ngăn gạch. 

- Do tính chất của công trình, nên công trình được bố trí 2 cầu thang bộ tạo thuận 
tiện cho việc đi lại giữa các tầng ,đề phòng khi sự cố mất điện và thoát người khi cháy 
xảy ra. 

- Cầu thang máy và cầu thang bộ được bố trí gần nhau và gần hành lang ở trung 
tâm ngôi nhà nhằm giảm thời gian đi lại. 

- ¥ giữa công trình bố trí hành lang nhằm tạo điều kiện đi lại giữa các phòng ban. 

2.2: Giải pháp cấu tạo mặt cắt. 

- Tầng 1 dùng làm sảnh và các phòng tiếp dân, phòng làm việc có chiều cao 4,5m. 

- Các tầng còn lại cao 3,6 m, tầng tum cao 4,5 m. 

- Hệ thống cột được bố trí với bước cột là 3,6 m và 7,2m, nhịp cột được bố trí 
không đều nhau với các khoảng cách là: 8,1m và 2,4m. 

- Sự chênh lệch về bước cột, nhịp và độ cao các tầng do yêu cầu sử dụng và yêu 
cầu kiến trúc. 

2.3: Giải pháp thiết kế mặt đứng, hình khối không gian công trình. 

- Mặt đứng của công trình được bố trí hài hoà cân đối tạo cảm giác không gian, 
kiểu kiến trúc mái tạo cảm giác khoẻ, trẻ. Mặt đứng của công trình được tạo bởi sự 
không đồng điệu về kích thước tạo cho công trình sinh động hài hoà, tránh đựơc cảm 
giác đơn điệu, nhàm chán. 

- Tầng 1,2 có kiểu kiến trúc hiện đại mái cong côngxôn và dây treo. 

- Tầng 3 đến tầng 7 được thiết kế phẳng đối xứng hiện đại. 

- Kiến trúc của công trình còn phù hợp với một khu liên hợp các hoạt động và 
công rình lân cận. 

- Bố trí hành lang giữa, thông gió xuyên phòng, kích thước cửa đi và cửa sổ được 
lựa chọn phù hợp với tính toán để đảm bảo lưu lượng thông gió qua lỗ cửa. Bên cạnh 
đó còn tận dụng cầu thang làm giải pháp thông gió và tản nhiệt theo phương đứng 
2.4: Các chi tiết liên quan đến hệ thống kĩ thuật của toà nhà. 

- Công trình được thiết kế đảm bảo tính thẩm mĩ cao, phù hợp với yêu cầu sử 
dụng , thuận tiện khi bố trí các hệ thống ống kĩ thuật chạy trong nhà. Hệ thống ống kĩ 
thuật dùng để đổ rác được bố trí gần cầu thang máy và cầu thang bộ, thuận tiện khi đổ 
rác. Hệ thống điện nước được bố trí ở khu vệ sinh đảm bảo thu nước và cung cấp nước 
được thuận tiện. 

2.5: Giải pháp kĩ thuật. 

2.5.1: Giải pháp về thông gió và chiếu sáng. 

- Công trình nằm ở vị trí thuận lợi , tạo điều kiện cho thông gió và chiếu sáng tự nhiên. 

- Để đảm bảo điều kiện chiếu sáng tự nhiên, các ô cửa được bố trí rộng, các 
phòng đếu có cửa kính lớn. 

- Phần hành lang ở giữa để đảm bảo ánh sáng tự nhiên, ở hai đầu hành lang không 
xây tường mà làm bằng ô cửa kính. 
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- Ngoài các cửa kính lớn còn bố trí hệ thống đèn, quạt đảm bảo cho việc chiếu 
sáng , thông gió được dễ dàng 

- Chiếu sáng nhân tạo công trình phải giải quyết ba bài toán cơ bản sau: 
+ Bài toán công năng: nhằm đảm bảo đủ ánh sáng cho các công việc cụ thể, phù             

hợp chức năng của nội thất 
+ Bài toán nghệ thuật kiến trúc: nhằm tạo được một ấn tượng thẩm mỹ của nghệ 

thuật kiến trúc và vật trưng bày trong nội thất 
+ Bài toán kinh tế: nhằm xác định các phương án tối ưu của giải pháp chiếu sáng 

nhằm thỏa mãn cả công năng và nghệ thuật kiến trúc 

- Tổ chức chiếu sáng hợp lý để đạt được sự thích ứng tốt nhất của mắt. Ta có thể 
sử dụng các cách sau: 

+ Cửa lấy sáng (tum thang ) 
    + Hướng cửa  sổ ,vị trí cửa sổ ,chiều dài và góc nghiêngcủa ô văng ,lanh tô... 
    + Chiều rộng phòng, hành lang, cửa mái ... 

2.5.2: Hệ thống giao thông trong công trình. 

- Hệ thống giao thông theo phương đứng và phương ngang của công trình được 
bố trí thuận lợi, hành lang ở giữa và sảnh phục vụ theo phương ngang, hai cầu thang bộ 
và một cầu thang máy đảm bảo di chuyển theo phương đứng. 

- 2 cầu thang bộ còn phục vụ khi sự cố xảy ra như mất điện nhằm thoát người 
nhanh nhất. 

- Trong các phòng được bố trí các vách ngăn để đảm bảo sự đi lại giữa các chỗ 
làm việc trong một phòng.Với phòng làm việc có kích thước lớn thì bố trí nội thất chỗ 
làm việc hài hoà đảm bảo sự đi laị trong phòng. 

- Từ tầng một lên tầng trên được giao thông đi lại bằng thang máy hoặc bằng 
thang bộ được bố trí gần thang máy và ở vị trí đầu nhà  

- Còn các phòng được giao thông đi lại với nhau thông qua một hành lang chính 
được bố trí ở giữa nhà. 
2.5.3: Hệ thống cấp thoát nước. 

- Đảm bảo nguồn nước đầy đủ thường xuyên, hệ thống cấp nước của nhà được lấy 
từ hệ thống cấp nước của thành  phố, ngoài ra để đảm bảo đủ nước sử dụng khi mất 
điện, mất nước, cung cấp nước chữa cháy ở mái có đặt thêm 2 két nứơc 

- Các hệ thống khu vệ sinh được bố trí ở hai đầu nhà đảm bảo sự thuận lợi cho các 
cán bộ công nhân viên chức trong công ty và các khách đến viện và thuận tiện cho việc 
thoát nước thải sinh hoạt  

- Còn hệ thống thoát nước mưa được thu vào các rãnh và được đưa ra hệ thống 
thoát nước thải thành phố bằng hệ thống thu gom nước là các rãnh máng nước được 
đưa vào các ống nhựa chôn trong tường. 
2.5.4: Hệ thống điện phục vụ. 

- Hệ thống điện được lấy từ hệ thống điện của thành phố qua trạm biến áp nội bộ, 
các dây dẫn điện trong nhà được bố trí đi ngầm đảm bảo tính thẩm mĩ cao. 
2.5.5: Thông tin liên lạc : 

- Có hệ thống dây thông tin liên lạc với mạng viễn thông chung của cả nước.  Dây 
dẫn đặt ngầm kết hợp với hệ thống điện .Bố trí hợp lý và khoa học .Dây ăng ten được 
đặt là dây đồng trục chất lượng cao . 
2.5.6: Hệ thống chống sét, chống cháy. 

- Công trình này lưu trữ nhiều giấy tờ, tài liệu, máy tính do đó việc chống sét là 
rất cần thiết, hệ thống cột thu lôi và dây chống sét được bố trí theo qui phạm. 
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Chương 1:  Sơ bộ các phương án kết cấu. 
 

1.1: Các giải pháp kết cấu 
Theo các dữ liệu về kiến trúc như hình dáng, chiều cao nhà, không gian bên trong 

yêu cầu thì các giải pháp kết cấu có thể là: 

1.1.1: Hệ tường chịu lực. 

Trong hệ này các cấu kiện thẳng đứng chịu lực của nhà là các tường phẳng. Tải 
trọng ngang truyền đến các tấm tường qua các bản sàn. Các tường cứng làm việc như 
các công xon có chiều cao tiết diện lớn. Giải pháp này thích hợp cho nhà có chiều cao 
không lớn và yêu cầu về không gian bên trong không cao (không yêu cầu có không 
gian lớn bên trong), nhà có quy mô nhỏ. 

1.1. 2: Hệ khung chịu lực. 

 Hệ này được tạo thành từ các thanh đứng và thanh ngang là các dầm liên kết cứng tại 
chỗ giao nhau gọi là các nút khung. Các khung phẳng liên kết với nhau qua các thanh 
ngang tạo thành khung không gian. Hệ kết cấu này khắc phục được nhược điểm của hệ 
tường chịu lực. Nhược điểm chính của hệ kết cấu này là kích thước cấu kiện lớn. 

1.1. 3:  Hệ lõi chịu lực. 

 Lõi chịu lực có dạng vỏ hộp rỗng, tiết diện kín hoặc hở có tác dụng nhận toàn bộ 
tải trọng tác động lên công trình và truyền xuống đất. Hệ lõi chịu lực có khả năng chịu 
lực ngang khá tốt và tận dụng được giải pháp vách cầu thang là vách bê tông cốt thép. Tuy 
nhiên để hệ kết cấu thực sự tận dụng hết tính ưu việt thì hệ sàn của công trình phải rất dày 
và phải có biện pháp thi công đảm bảo chất lượng vị trí giao nhau giữa sàn và vách. 

1.1.4:  Hệ hộp chịu lực. 

Hệ này truyền tải theo nguyên tắc các bản sàn được gối vào kết cấu chịu tải nằm 
trong mặt phẳng tường ngoài mà không cần các gối trung gian bên trong. Giải pháp 
này thích hợp cho các công trình cao cực lớn (thường trên 80 tầng). 

=> Qua phân tích một cách sơ bộ như trên ta nhận thấy mỗi hệ kết cấu cơ bản của 
nhà cao tầng đều có những ưu, nhược điểm riêng. Với công trình này do có chiều cao 

vừa phải ( 30m ), chuyển vị ngang của công trình là không đáng kể, và yêu cầu không 

gian linh hoạt cho các văn phòng nên ta chọn giải pháp hệ khung chịu lực. Với giải 

pháp này, các biện pháp thi công đưa ra đơn giản hơn nhiều so với hệ lõi chịu lực. 

1.2:  Giải pháp kết cấu sàn. 

1.2.1:  Với sàn nấm. 

Ưu điểm của sàn nấm là chiều cao tầng giảm nên cùng chiều cao nhà sẽ có số tầng 
lớn hơn, đồng thời cũng thuận tiện cho thi công. Tuy nhiên để cấp nước và cấp điện 
điều hoà ta phải làm trần giả nên ưu điểm này không có giá trị cao.  

Nhược điểm của sàn nấm là khối lượng bê tông lớn dẫn đến giá thành cao và kết 
cấu móng nặng nề, tốn kém. Ngoài ra dưới tác dụng của gió động và động đất thì khối 

lượng tham gia dao động lớn  Lực quán tính lớn  Nội lực lớn làm cho cấu tạo các 
cấu kiện nặng nề kém hiệu quả về mặt giá thành cũng như  thẩm mỹ kiến trúc .  

1.2.2:  Với sàn sườn. 

Do độ cứng ngang của công trình lớn nên khối lượng bê tông khá nhỏ  Khối 

lượng dao động giảm  Nội lực giảm Tiết kiệm được bê tông và thép. Cũng do độ 
cứng công trình khá lớn nên chuyển vị ngang sẽ giảm tạo tâm lí thoải mái cho khách .  
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Nhược điểm của sàn sườn là chiều cao tầng lớn và thi công phức tạp hơn phương án 
sàn nấm tuy nhiên đây cũng là phương án khá phổ biến do phù hợp với điều kiện kỹ 
thuật thi công hiện nay của các công ty xây dựng .  

1.2.3:  Với sàn ô cờ. 

Tuy khối lượng công trình là nhỏ nhất nhưng rất phức tạp khi thi công lắp ván 
khuôn ,đặt cốt thép, đổ bê tông ,nên phương án này không khả thi. 

   Qua phân tích, so sánh em chọn phương án dùng sàn sườn. 

1.3: Vật liệu sử dụng. 
Nhà cao tầng thường sử dụng vật liệu là kim loại hoặc bê tông cốt thép. Công trình 

làm bằng kim loại có ưu điểm là độ bền cao, công trình nhẹ, đặc biệt là có tính dẻo cao 
do đó công trình khó sụp đổ hoàn toàn khi có địa chấn. Tuy nhiên thi công nhà cao 
tầng bằng kim loại rất phức tạp, giá thành công trình cao và việc bảo dưỡng công trình 
khi đã đưa vào khai thác là rất khó khăn trong điều kiện khí hậu nước ta.  

Công trình bằng bê tông cốt thép có nhược điểm là nặng nề, kết cấu móng lớn, 
nhưng khắc phục được các nhược điểm trên của kết cấu kim loại và đặc biệt là phù hợp 
với điều kiện kĩ thuật thi công hiện nay của nước ta.  

Qua phân tích trên chọn vật liệu bê tông cốt thép cho công trình(theo quy chuẩn 
356-2005: Kết cấu bê tông cốt thép). 

 Vật liệu: BT B20 có Rb =115 (kG/cm2) ; Rbt=9,0 (kG/cm2
 ).    

Thép < 10 : Dùng loại AI có:  RS = 2250 (kG/cm2);RSW = 1750 (kG/cm2). 

Thép > 10 : Dùng loại AII có: RS = 2800 (kG/cm2);RSW = 2250 (kG/cm2). 

1.4.  Chọn sơ bộ kích thước cấu kiện. 

1.4.1:  Chiều dày sàn. 

Chiều dày hb của bản chọn phụ thuộc chủ yếu vào nhịp bản (chiều dài l1, tải trọng 
tác dụng lên bản và liên kết. Có thể chọn sơ bộ hb theo công thức: 

       1
b

D l
h

m
                                                                     (1.1) 

        Trong đó:  l1 - Nhịp bản; 

     D -Hệ số phụ thuộc tải trọng tác dụng lên bản, D = 0,8  1,4; 

    m - Hệ số phụ thuộc liên kết của bản: với bản kê bốn cạnh m=35 45, 

                   với bản loại dầm m=30 35. 

Chiều dày của bản hb nên chọn là bội số của 10(mm). 

 Xét tỷ số 2

1

4050
1,125 2

3600

l

l
 vậy bản được tính như bản kê bốn cạnh (bảnlàm 

việc theo  hai phương). 
Với bản kê 4 cạnh: m = 45,  l = 3600;  D = 1,1 

               
1,1 3600

88
45

bh ;  Vậy chọn 10( )bh cm   

1.4.2: Dầm chính. 

a. Dầm chính nhịp AB, CD: 

                1 1 1 1
8100 1013 675

8 12 8 12
dc
h l                              (1.2) 

                0,3 0,5dc dcb h  

                                       chọn  
750( )

300( )

dc

dc

h mm

b mm
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b. Dầm chính nhịp BC: 

             1 1 1 1
2400 300 200

8 12 8 12
dch l  

             0,3 0,5dc dcb h  

                                       chọn  
400( )

220( )

dc

dc

h mm

b mm
 

1.4.3:  Dầm phụ. 

             
1 1 1 1

3600 300 180
12 20 12 20

dp
h l                        (1.3) 

             0,3 0,5dp dpb h  

                                       Chọn 
300( )

220( )

dp

dp

h mm

b mm
  

1.4.4:  Tiết diện cột. 

Chọn sơ bộ kích thước cột theo công thức: 

                A  
yc =(1,2÷1,5)N/Rb                    (1.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Trong đó:    N - lực nén lớn nhất tác dụng lên chân cột 
                             Rn- cường độ tính toán của bêtông 

Tính toán sơ bộ lực nén lớn nhất tác dụng lên chân cột tầng 1:  
. .N S q n                                                                                    (1.5) 

Trong đó:  S -diện tích chịu tải của cột, 23,6.(4,05 1,2) 18,9( )S m  

                                   q-tải trọng phân bố một tầng, lấy sơ bộ q= 1(T/m2) 
                                   n-số tầng, có n=7 

Vậy 18,9.7.1000 132300( ).N kG  

   A  
yc =  (1,2÷1,5) 

132300

115
 =(1380->1725) cm2

  

Chọn b= 300(mm),  (1,5 3). (1,5 3).300 (450 900)h b mm  

Chọn h=500( mm). 
Vậy ta chọn tiết diện cột trên các tầng như sau: 
Nhịp biên trục A,D Tầng 1,2,3,4:         400x300 (mm). 
Nhịp biên trục A,D Tầng 5,6,7 tum:     300x300 (mm). 
Nhịp giữa trục B,C Tầng 1,2,3,4:          500x300 (mm). 
Nhịp giữa trục B,C Tầng 5,6,7 tum:      350x300 (mm) 

1.5:  Xác định tải trọng bản thân các cấu kiện. 
Tĩnh tải bao gồm trọng lượng bản thân các kết cấu như cột, dầm, sàn và tải trọng do 

tường, vách kính đặt trên công trình. Khi xác định tĩnh tải riêng, tải trọng bản thân của 
các phần tử cột và dầm sẽ được phần mềm Sap 2000 tự động cộng vào khi khai báo hệ 
số trọng lượng bản thân. 

Tải trọng hoạt tải người và thiết bị trên sàn các tầng được lấy theo bảng mẫu của 
tiêu  chuẩn TCVN: 2737-95 

Với tĩnh tải, hoạt tải trên các loại sàn được xác định như sau: 

1..5.1: Tĩnh tải. 

Tĩnh tải bản thân phụ thuộc vào cấu tạo các lớp sàn. Cấu tạo các lớp sàn phòng làm 
việc, phòng ở và phòng vệ sinh như hình vẽ sau. Trọng lượng phân bố đều các lớp sàn 
cho trong bảng sau.                                                                                                                                                
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a. Tĩnh tải sàn 
 

STT            Các lớp tạo thành 
tcg  n 

ttg  

1 
Gạch hoa 300x300 
2200. 0,02 

44 1,1 48,4 

2 
Lớp vữa XM lót dày 2 cm 
1800. 0,02 

36 1,3 46,8 

3 
Sàn BTCT dày 10 cm 
2500. 0,1 

250 1,1 275 

4 
Lớp vữa trát dày 1 cm 
1800. 0,01 

18 1,3 23,4 

 
2393,6 /kG m  

Chọn 2394 /bg kG m  

 b. Tĩnh tải mái 

STT Các lớp tạo thành gtc n gtt 

1 
  Hai lớp gạch lá nem+vữa lót 

1800.0,045 
81 1,1 89 

2 
Bê tông chống thấm 

2500.0,04 
100 1,1 110 

3 
Sàn BTCT 10 cm 

2500. 0,1 
250 1,1 275 

4 
Lớp vữa trát dầy 1,5 cm 

1800. 0,015 
27 1,3 35 

 
 

 

 Bê tông gạch vỡ tạo dốc(i=2%) 
1800.0,2 

360 1,1 196 

 
2705 /kG m  

Chọn 
2705 /bg kG m . 

c. Tĩnh tải sàn vệ sinh 

 STT            Các lớp tạo thành 
tcg  n 

ttg  

1 
Gạch hoa 300x300 
2200. 0,02 

44 1,1 48,4 

2 
Lớp vữa XM lót dày 2 cm 
1800. 0,02 

36 1,3 46,8 

3 
Lớp cát tôn nền dày 15 cm 
1800.0,15 

270 1,2 324 

 
Sàn BTCT dày 10 cm 
2500. 0,1 

250 1,1 275 

5 
Lớp vữa trát dày 1 cm 
1800. 0,01 

18 1,3 23,4 

 
2717,16 /kG m  

Chọn 2717,2 /bg kG m . 
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d. Tải trọng của tường 
 

Tường 220 gtc n gtt 

2 lớp trát dày 1,5 cm 
1800. 0,03 

54 1,3 70,2 

Xây gạch 220 
1800. 0,22 

396 1,1 435,6 

 
2505,8 /kG m  

                 Chọn: 
220 2506 /tg kG m . 

e. Tải trọng bản thân các cấu kiện 

- Dầm chính tiết diện (300 x 750). 

Cấu tạo gtc n gtt 

Trọng lượng dầm 
0,3.0,75.2500 

562,5 1,1 618,8 

Lớp vữa trát dày 1,5cm 
[2.(0,75-0,1) + 0,3].0,015. 

1800 
44,55 1,3 58 

 780 /kG m  

               Chọn: 780 /dcg kG m . 

- Dầm phụ tiết diện (200 x 300). 

Cấu tạo gtc n gtt 

Trọng lượng dầm 
0,22.0,3.2500 

165 1,1 181,5 

Lớp vữa trát dày 1,5cm 
[2.(0,3-0,1) + 0,22].0,015. 

1800 
16,7 1,3 21,7 

 203,2 /kG m  

Chọn: 203 /dpg kG m . 

- Tải trọng lan can hoa sắt. 

                                             50 1,1 55 /kG m  

1..5.2: Hoạt tải.  

- Tải trọng hoạt tải người và thiết bị trên sàn các tầng được lấy theo bảng mẫu của 
tiêu chuẩn TCVN: 2737-95 

-  Hoạt tải phòng làm việc và phòng vệ sinh: 

       
2200           1,2 200 240 /tc ttp p kG m  

- Hoạt tải hành lang cầu thang: 

       
2300           1,2 300 360 /tc ttp p kG m  

- Hoạt tải mái: 

           
275           1,3 75 97,5 /tc ttp p kG m  

Tải trọng truyền vào khung gồm có: 
Tĩnh tải sàn và trọng lượng bản thân các cấu kiện và các chi tiết cấu tạo. 
Hai trường hợp chất hoạt tải ( hoạt tải 1, hoạt tải 2). 
Tải trọng gió trái và gió phải. 



đồ án TỐT NGHIỆP   TRỤ Sở CÔNG AN QUẬN BA ĐÌNH 

SVTH:  NGHIÊM VĂN HƯNG     lớp: xd1401d      

MSV : 1012104003 

12 

Chương 2 :  Tính toán bản sàn. 

 
2.1:  Khái quát chung. 

2.1.1: Nguyên tắc tính toán. 

Đối với các ô sàn phòng làm việc, hành lang, kho…thì ta tính toán theo sơ đồ khớp 
dẻo cho kinh tế, riêng với các ô sàn khu vệ sinh, mái (nếu có) thì ta phải tính toán theo 
sơ đồ đàn hồi vì ở những khu vực này sàn không được phép có những vết nứt để đảm 
bảo tính chống thấm cho sàn 
2.1.2: Phân loại các ô sàn. 

Dựa vào kích thước các cạnh của bản sàn trên mặt bằng kết cấu ta phân ô sàn ra 
làm 2 loại sau:  

- Các ô sàn có tỷ số các cạnh 
2

1

2
l

l
  => « sàn làm việc theo 2 phương( thuộc loại 

bản kê 4 cạnh). 

- Các ô sàn có tỷ số các cạnh 
2

1

2
l

l
 => « sàn làm việc theo 1 phương( thuộc loại 

bản kê 2 cạnh). 
Để tính nội lực trong các bộ phận khung sàn ta có thể dùng sơ đồ đàn hồi hoặc sơ 

đồ khớp dẻo. 
2.1.3: Phương pháp tính toán. 

- Gọi mômen âm tác dụng phân bố trên các cạnh (trên gối) là MI ,MII ,MI’ ,MII’ 
- ¥ vùng giữa của ô bản có mômen dương theo 2 phương M1 ,M2. 
- Các mômen trên đều tính cho một đơn vị bề rộng bản,lấy bề rộng bản b=1(m) 
- Nội lực trong bản có thể được xác định theo hai sơ đồ : sơ đồ đàn hồi và sơ đồ 

khớp dẻo. 

 

Hình 2.1 : Phân bố mômen trong bản kê bốn cạnh. 
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+ Theo sơ đồ đàn hồi (bản đơn). 

Khi tải trọng phân bố đều q, giá trị các mômen được xác định theo công thức: 

                      M1 =α1.P ; MI =MI’ =β1.P ; 

                      M2 =α2.P ; MII =MII’ =β2.P ;                                                            (2.2) 

Trong đó:  - α1, α2, β1, β2 là hệ số tra bảng trong phụ lục 16 ( Sách “Sàn sườn BTCT 

toàn khối “ ), phụ thuộc vào điều kiện liên kết của các cạnh và tỷ số 
2

1

l

l
. 

                  - P là tổng tải trọng : P = q.l1.l2 

+ Theo sơ đồ khớp dẻo. 

Do mômen khớp dẻo phụ thuộc chủ yếu vào diện tích cốt thép (Mkd = RSAS.Z), nên 
quan hệ giữa 6 thành phần mômen trong bản tùy thuộc vào cách cấu tạo cốt thép của 
bản. Thông thường để thuận lợi cho thi công ta thường bố trí cốt thép phía dưới của 
bản đều nhau, khi đó giá trị các mômen được xác định theo công thức: 

                           
2

1 2 1
1 ' 2 2 ' 1

(3 )
(2 ) (2 )

12
I I II II

ql l l
M M M l M M M l .          (2.3) 

Để tìm được giá trị các mômen tại các tiết diện, cần chọn tỷ số giữa chúng. Khi 

chọn tỷ số các nội lực có thể tham khảo theo bảng 1( Sách “Sàn sườn BTCT toàn 

khối“). 

 
 

Hình 2.2: Mặt bằng sàn tầng điển hình. 
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Hình 2.3 : Cấu tạo sàn tầng điển hình. 

        

                                    Bảng 2.1: Tĩnh tải sàn tầng điển hình 

STT            Các lớp tạo thành 
tcg  n 

ttg  

1 
Gạch hoa 300x300 
2200. 0,02 

44 1,1 48,4 

2 
Lớp vữa XM lót dày 2 cm 
1800. 0,02 

36 1,3 46,8 

3 
Sàn BTCT dày 10 cm 
2500. 0,1 

250 1,1 275 

4 
Lớp vữa trát dày 1 cm 
1800. 0,01 

18 1,3 23,4 

 
2393,6 /kG m  

=> Lấy 2394 /bg kG m . 

- Tĩnh tải bản: 2394( / )
b
g kG m   

-   Hoạt tải phòng làm việc: 2. 1,2 200 240 /tt tcp n p kG m  

 => Tải trọng toàn phần của bản: 2394 240 634( / )tt

bq g p kG m   

2.2:  Tính toán bản sàn. 

2.2.1:  Tính toán ô sàn ¤1. 

Nhận thấy ô bản sàn ¤1 thuộc loại sàn của phòng làm việc. Do đó ta tính toán ô sàn 
theo sơ đồ khớp dẻo cho kinh tế. 
a.  Nhịp tính toán: 

                    01 1

02 2

3600 350 3250( ).

4050 220 3830( ).

dầm

dầm

l l b mm

l l b mm
 

 .Xét tỷ số kích thước hai cạnh bản: 

                              02

01

3830
1,178 2

3250

l

l
  

           => Vậy bản làm việc theo hai phương. Tính theo bản kê bốn cạnh 
b.  Xác định nội lực: 

  (Sơ đồ tính toán ¤1 như  hình 2.1) 
Khi cốt thép trong mỗ i phương được bố trí đều nhau. Các mômen trong  bản  quan hệ bằng biểu thức:  

              

2

01 02 01
1 ' 02 2 ' 01

(3 )
(2 ) (2 )

12
I I II II

ql l l
M M M l M M M l                 
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Chọn tỷ số nội lực giữa các tiết diện: 

               
1

' '

2 1 2

1.25; 0,9; 0,9; ;I II
I I II II

M M M
M M M M

M M M
 

Vậy: 

      

2

1 1 1

634.3,25 .(3.3,83 3,25)
3,8 .3,83 3,04 .3,25 24,434

12
M M M        (1) 

Giải phương trình (1) ta tìm được:
1
188,2( . )M kGm . 

2 1
0,8. 150,56( . )M M kGm . 

' 1
0,9. 169,38( . )I IM M M kGm . 

' 2
0,9. 135,5( . )II IIM M M kGm . 

c.  Tính toán cốt thép: 

- Tính toán cốt thép theo phương cạnh ngắn : 
 Cắt một dải bản rộng 1( m) để tính.  

 Ta có tiết diện tính toán b . h=100. 10  (cm)  

+ Mômen dương: 
1
188,2( . )M kGm . 

Gỉa thiết ao =2 (cm) => 
0

2 10 2 8( )h h cm  

2 2

0

18820
0,02 0,437

115 100 8

0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,02) 0,989

m R

b

m

M

R bh  

 Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1(m) là: 

2

0

18820
1,057( )

2250 0,989 8
s

s

M
A cm

R h
 

 Dự kiến dùng thép 6 có as =0,283(cm2). Khoảng cách giữa các cốt thép là: 

                             
. 100.0,283

26,77( )
1,057

s

s

b a
s cm

A
 

=> Chọn. 26 200 có A =1,415 (cm )sa  

 Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

         min

1,415
.100% .100% 0,177% 0,05%

. 100.8
S

o

A

b h
 

 Vậy cốt thép đã chọn thoả mãn yêu cầu. 
+ Mômen âm: 

'
169,38( . )I IM M kGm . 

Gỉa thiết ao =2 (cm) => 
0

2 10 2 8( )h h cm  

2 2

0

16938
0,018 0,427

115 100 8

0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,018) 0,991

m R

b

m

M

R bh  

 Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1(m) là: 

2

0

16938
0,95( )

2250 0,991 8
s

s

M
A cm

R h
 

 Dự kiến dùng thép 6 có as =0,283(cm2). Khoảng cách giữa các cốt thép là: 

                    
. 100.0,283

29,8( )
0,95

s

s

b a
s cm

A
 

=> Chọn 26 200 có A =1,415 (cm )sa . 



đồ án TỐT NGHIỆP   TRỤ Sở CÔNG AN QUẬN BA ĐÌNH 

SVTH:  NGHIÊM VĂN HƯNG     lớp: xd1401d      

MSV : 1012104003 

16 

 Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

        min

1,415
.100% .100% 0,177% 0,05%

. 100.8
S

o

A

b h
 

- Tính toán theo phương cạnh dài : 
Tương tự ta tính được các giá trị sau: 

+ Mômen dương: 
2
150,56( . )M kGm . 

20,84( )aF cm .  Chọn 26 200 có A =1,415 (cm )sa . 

+ Mômen âm: 
'
135,5( . )II IIM M kGm . 

20,84( )aF cm .  Chọn 26 200 có A =1,415 (cm )sa . 

2.2.2:  Tính toán ô sàn ¤2. 

Nhận thấy ô bản sàn ¤2 thuộc loại sàn của hành lang. Do đó ta tính toán ô sàn theo 
sơ đồ khớp dẻo cho kinh tế. 
a.  Nhịp tính toán: 

                  01 1

02 2

4500 220 4280( ).

4800 300 4500( ).

dầm

dầm

l l b mm

l l b mm
   

 .Xét tỷ số kích thước hai cạnh bản: 

                             02

01

4500
1,051 2

4280

l

l
  

           => Vậy bản làm việc theo hai phương. Tính theo bản kê bốn cạnh 
b.  Xác định nội lực: 

Xác định nội lực như ô sàn ¤1 ta có: 

2 1
335,8( . )M M kGm . 

' 1
0,8. 268,64( . )I IM M M kGm . 

' 2
0,8. 268,64( . )II IIM M M kGm . 

c.  Tính toán cốt thép: 
T ¤1: 

- Tính toán cốt thép theo phương cạnh ngắn : 

+ Mômen dương: 
1 335,8( . )M kGm . 

21,9( )aF cm .  Chọn 26 100 có A =2,83 (cm )sa . 

+ Mômen âm: 
'
268,64( . )I IM M kGm . 

21,52( )aF cm .  Chọn. 26 150 có A =1,887 (cm )sa . 

- Tính theo phương cạnh dài : 

+ Mômen dương: 
2 335,8( . )M kGm . 

21,9( )aF cm .  Chọn 26 100 có A =2,83 (cm )sa . 

+ Mômen âm: 
'
268,64( . )II IIM M kGm . 

21,52( )aF cm .  Chọn. 26 150 có A =1,887 (cm )sa . 

 

2.2.3:  Tính toán ô sàn ¤3. 

Nhận thấy ô bản sàn ¤3 cũng như ô sàn ¤2 thuộc loại sàn của hành lang. Do đó ta 
tính toán ô sàn theo sơ đồ khớp dẻo cho kinh tế. 
a.  Nhịp tính toán: 
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01 1

02 2

2400 220 2180( ).

3600 350 3250( ).

dầm

dầm

l l b mm

l l b mm
   

 .Xét tỷ số kích thước hai cạnh bản: 

                             02

01

3250
1,5 2

2180

l

l
  

           => Vậy bản làm việc theo hai phương. Tính theo bản kê bốn cạnh 

b.  Xác định nội lực: 

Xác định nội lực như ô sàn ¤1 ta có: 

2 1
0,5 52,08( . )M M kGm . 

' 1
1,5. 156,25( . )I IM M M kGm . 

' 2
1,5. 78,12( . )II IIM M M kGm . 

c.  Tính toán cốt thép: 

Tương tự ta tính được các giá trị như sàn ¤1: 
- Tính toán cốt thép theo phương cạnh ngắn : 

+ Mômen dương: 
1
104,17( . )M kGm . 

20,58( )aF cm .  Chọn 26 200 có A =1,415 (cm )sa . 

+ Mômen âm: 
'
156,25( . )I IM M kGm . 

20,88( )aF cm .  Chọn. 26 200 có A =1,415 (cm )sa . 

- Tính theo phương cạnh dài : 
+ Mômen dương: 

2
52,08( . )M kGm . 

20,29( )aF cm .  Chọn 26 200 có A =1,415 (cm )sa . 

+ Mômen âm: 
'
78,12( . )II IIM M kGm . 

20,44( )aF cm .  Chọn 26 200 có A =1,415 (cm )sa . 

2.2.4:  Tính toán ô sàn vệ sinh (ô sàn ¤4). 

Do yêu cầu chống thấm nên tại khu vực này không cho phép nứt. Vậy ô sàn vệ sinh 
ta sẽ tính toán theo sơ đồ đàn hồi: 

a.  Nhịp tính toán: 

               
01 1

02 2

3600 350 3250( ).

4050 220 3830( ).

dầm

dầm

l l b mm

l l b mm
   

 .Xét tỷ số kích thước hai cạnh bản: 

                            02

01

3830
1,178 2

3250

l

l
  

           => Vậy bản làm việc theo hai phương. Tính theo bản kê bốn cạnh. 
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                               Hình 2.4: Cấu tạo sàn vệ s inh.  

b. Tải trọng tính toán: 

- Tĩnh tải bản: 2717,2( / )bg kG m   

- Hoạt tải hành lang: 
2. 1,2 200 240 /tt tcp n p kG m . 

=> Tải trọng toàn phần của bản: 2717,2 240 957,2( / )tt

bq g p kG m .   

c.  Xác định nội lực: 

        (Sơ đồ tính của ô bản  như hình 1) 
Coi bản sàn nhà vệ sinh như một bản đơn, tính toán theo sơ đồ đàn hồ i. Khi tải trọng  phân bố đều q , giá trị của các mômen được xác định theo côngt hức sau:  

     M1 =α1.P ; MI =MI’ =-β1.P ; 

                            M2 =α2.P ; MII =MII’ =-β2.P ;           (4)          

Trong đó:  - α1, α2, β1, β2 là hệ số tra bảng trong phụ lục 16 ( Sách “Sàn sườn BTCT 

toàn khối “ ), phụ thuộc vào điều kiện liên kết của các cạnh và tỷ số 
2

1

l

l
. 

                  -  P là tổng tải trọng : P = q.l01.l02=957,2.3,25.3,83=11915(Kg). 
 Tra bảng phụ lục ta có: α1=0,0202; α2=0,0146 ; β1=0,0465; β2=0,0336.  

Thay các hệ số và giải phương trình (4) ta tìm được:  

1
241( . )M kGm  

2
174( . )M kGm . 

'
554( . )I IM M kGm . 

'
400( . )II IIM M kGm . 

d.  Tính toán cốt thép: 

Tương tự ta tính được các giá trị như sàn ¤1: 
- Tính toán cốt thép theo phương cạnh ngắn : 

+ Mômen dương: 
1
241( . )M kGm . 

21,22( )aF cm .  Chọn 26 200 có A =1,415 (cm )sa . 

+ Mômen âm: 
'

554( . )I IM M kGm . 

20,88( )aF cm .  Chọn. 26 200 có A =1,415 (cm )sa . 

- Tính theo phương cạnh dài : 
Tương tự ta tính được các giá trị sau: 
+ Mômen dương: 

2
174( . )M kGm . 

20,98( )aF cm .  Chọn 26 200 có A =1,415 (cm )sa . 

+ Mômen âm: 
'

400( . )II IIM M kGm . 

22,27( )aF cm .  Chọn 26 200 có A =1,415 (cm )sa . 
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a a

b

b

 
 

                Hình 2..5:   Mặt bằng bố trí thép sàn lớp dưới tầng điển hình. 
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a

b

a

b

 
          

 
                           Hình 2.6:   Mặt bằng bố trí thép sàn lớp trên tầng điển hình. 
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Chương 3: Tính toán khung trục 3 

 
          Hình 3.1: Mặt bằng kết cấu tầng ® iển hình.  
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3.1: Cơ sở tính toán tải trọng. 

 
 

Hình 3.2: Sơ đồ hình học khung trục 3. 

Với q là tải trọng phân bố, P là tải trọng tập trung. 
Theo sơ đồ phân tải ta xác định được tải trọng truyền vào khung.  
Tải trọng từ sàn quy về dầm được xác định như sau: 
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                               (a)                                                                       (b) 

                    Hình 3.3: Sơ đồ truyền tĩnh tải sàn. 

Trong trường hợp  2

1

2
l

l
:tải trọng truyền tải hình chữ nhật về dầm dọc theo 

l2(h×nh a) 

                                   1

2
dam san

l
q q                                                                  (3.1) 

Trong trường hợp  2

1

2
l

l
:tải trọng sàn được quy đổi về cả 4 dầm theo dạng hình thang 

và hình tam giác (hình b) 
                     Quy đổi tải trọng hình thang: 

                     . 2 3

11 2. . .h th

sq q l với 1

2
2.

l

l
                                      (3.2) 

                     Quy đổi tải trọng hình tam giác: 

                                           
1

5
.

8
sq q l  
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3.2:  Xác định tĩnh tải trên khung trục 3. 

 
 

          Hình 3.4: Tính tải sàn các tầng truyền vào khung trục 3. 
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3.2.1:  Tĩnh tải tầng 3 và tầng 7.  

TĨNH TẢI PHÂN BỐ (kG/m) 

STT Loại tải trọng và cách tính Kết quả 

 q1  

1 
Do trọng lượng tường xây trên dầm cao: 3,6 - 0,75 = 2,85 

gt2 = 506 x 2,85 

 
1442 

2 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng hình thang với 

tung độ lớn nhất: 

ght = 394 x (3,6 – 0,35)=1280,5 
Đổi ra ph©n bố đểu với k = 0,698. 

          1280,5 x 0,698                           

Cộng và làm trßn 

 
 
 

 

893,8 

2336 

 q2  

1 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng hình tam giác 

với tung độ lớn nhất: 

gtg = 394 x (2,4 – 0,35) =807,7 

Đổi ra ph©n bố đều k = 0,625 

                807,7 x 0,625 

Cộng và làm trßn 

 
 
 
 

504,8 

505 
  

TĨNH TẢI TẬP TRUNG (kG) 

STT Loại tải trọng và cách tính Kết quả 

 PD= PA  

1 
Do trọng lượng bản th©n dầm dọc: 0,22 x 0,3 

203 x 3,6 

 

730,8 

2 

Do tải trọng tường xây trên dầm dọc cao:  

             3,6 -0,3 = 3,3 (với hệ số giảm lỗ cửa 0,7) 

506 x 3,3 x 3,6 x 0,7 

 

 

4207,8 

3 

Do trọng lượng sàn truyền vào dầm dưới dạng hình tam 

giác với tung độ lớn nhất. 
394 x (3,6 -0,22)/2 x 0,625 x 3,6 

Cộng và làm tròn:  

 

1498,2 

6437 

 PB=PC  

1 Giống như  mục 1,2,3của GA đã tính ở trên. 6437 

2 Do trọng lượng sàn hành lang truyền vào dầm dưới dạng 

hình thang với tung độ cao nhất (hệ số quy đổi là k=0,815) 

394 x (2,4 – 0,22)/2 x 0,815 x3,6 
Cộng và làm trßn: 

 

1260 

7697 

 PC’=PA’  

1 Giống như  mục 1,của GA đã tính ở trên. 730,8 

2 

Do trọng lượng sàn truyền vào dầm dưới dạng hình tam 

giác với tung độ lớn nhất. 
394 x (3,6 -0,22) x 0,625 x 3,6 

Cộng và làm tròn:  

 

2996,4 

3727 
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Dạng chất tải 
Tải trọng 
tập trung 

(Kg) 

Tải trọng 
phân bố 
(Kg/m) 

 
 
 

  
Tầng3, 7 

PA=6437 
 

PA’=3727 
 
PB=7697 
 
PC =7697 
 

PC’=3727 
 
PD =6437 

q1=2336 

 
q2=505 

3.2.2:  Tĩnh tải sàn các tầng 2,4 ,5,6.  

Tương tự cách tính toán như tầng 3 và tầng 7, ta có dạng chất tĩnh tải sàn của các 
tầng còn lại là: 

 

Dạng chất tải Tải trọng 
tập trung 

(Kg) 

Tải trọng 
phân bố 
(Kg/m) 

 
 
 

    
 

Tầng2 

PA=6437 
 

PA’=3727 
 
PB=7697 
 
PC =7697 
 

PC’=3727 
 
PD =6437 

q1=894 

 
q2=505 

 
 

    
 

Tầng4,5,6 

PA=6437 
 

PA’=3727 
 
PB=7697 
 
PC =7697 
 

PC’=3727 
 
PD =6437 

q1=894 

 
q2=505 

 
q3=2336 

3.2.3:  Tĩnh tải sàn các tầng mái.  
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Để tính toán tải trọng tĩnh tải phân bố đều trên mái, trước hết ta phải xác định được 
kích thước tường thu hồi xây trên mái (tường thu hồi là tường 220 mm). 

  Dựa vào mặt cắt kiến trúc, ta có diện tích tường thu hồi trên nhịp AB và nhịp 
CD là: Sth=9,7 (m2). 

Như vậy, nếu coi tải trọng tường thu hồi phân bố đều trên nhịp thì chiều cao trung 
bình của tường thu hồi là: 

                 H th = Sth/L  =9,7/8,1 = 1 ,2 (m).  

Mặt khác, riêng khung K3 còn có tĩnh tải của tường kính chịu lực của tầng tum tác 
dụng vào. Cũng tính toán tương tự như tường thu hồi ta có chiều cao trung bình của 
tấm kính cường lực dày 10mm là: Hk = 2,1 (m). Ta có trọng lượng riêng của kính chịu 
lực là : 40 (kG/m2). 

Tương tự cách tính như tầng 3. Ta có tĩnh tải sàn tầng mái truền vào sàn như sau :  

 

Dạng chất tải 
Tải trọng 
tập trung 

(Kg) 

Tải trọng 
phân bố 
(Kg/m) 

 
 
 

 

   
 

Tầng mái 

PA=2743 
 

PA’=3727 
 
PB=3792 
 
PC =3792 
 

PC’=3727 
 
PD =2743 

q1=1585 

 
q2=575 

 

3.2.4:  Tĩnh tải sàn tầng tum.  

Tầng tum không đổ mái BTCT mà lớp tôn kết hợp khung BTCT. Sơ bộ lấy trọng 
lượng của mái tôn và hệ vì kéo là 5(kG/m2). Tính toán tương tự các phần trên ta có tính 
tải truyền vào khung K3 như sau: 

Dạng chất tải 

 
                           Tầng tum 

 

   
 

 

Tải trọng 
tập trung 

(Kg) 

Tải trọng 
phân bố 
(Kg/m) 

PA=735 
 

PA’=740 
 
PB=745 
 
PC =745 
 

PC’=740 
 
PD =735 

q1=15 
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3.3:  Xác định hoạt tải trên khung trục 3: 

3.3.1:  Trường hợp hoạt tải tầng 3,5,7 trên khung trục 3. 

a) Hoạt tải1. 

 

         Hình 3..5 : Sơ đồ hoạt tải 1 tầng 3, 5,7 tryền vào khung trục 3. 

Cách tính toán như trong bảng sau: 

 

HOẠT TẢI 1 – TẦNG 3,5 VÀ 7 

Loại tải trọng và cách tính Kết quả 

p1
I
 (kG/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng h×nh thang với 

tung độ lớn nhất: 

pht
I 
= 240 x 3,6 = 864 

Đổi ra ph©n bố đểu với k = 0,698 

          864 x 0,698                                    

 

 

       603 

PA
I = PD

I = PC
I = PB

I (kG) 

Do tải trọng sàn truyền vào: 

240 x 3,6 x 3,6 /4  

 

778 
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PA’
I = PC’

I 

Do tải trọng sàn truyền vào: 

240 x 3,6 x 3,6 /2  

 

 

 

      1556 

Dạng chất tải như trong bảng: 

Dạng chất tải hoạt tải 1 
Tải trọng 
tập trung 

(Kg) 

Tải trọng 
phân bố 
(Kg/m) 

 

PA
I= 778 

 
PB

I
 = 778 

 
PC

I
 = 778 

 
PD

I
 = 778 

 
PA’

I
 = 1556 

 
PC’

I
 = 1556 

 
 
p1

I
 =603 

 b)  Hoạt tải 2. 

 

                        Hình 3.6 : Sơ đồ hoạt tải 2 tầng 3, 5,7 tryền vào khung trục 3. 
Cách tính toán như trong bảng sau:  
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HOẠT TẢI 2 – TẦNG 3,5 VÀ 7 

Loại tải trọng và cách tính Kết quả 

p1
II (kG/m) 

Do tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng hình tam giác 

với tung độ lớn nhất: 

pht
II = 360 x 2,4 = 864 

Đổi ra ph©n bố đểu với k = 0,625 

          864 x 0,625                                  

 

 
 
 
 
 
 

        540 

 

PC
II = PB

II (kG) 

Do tải trọng sàn truyền vào: 

360 x [3,6 +(3,6-2,4)]x 3,6 /4  

 

 

 

1400 
 

Dạng chất tải như trong  bảng:  

Dạng chất tải hoạt tải 2 
Tải trọng 
tập trung 

(Kg) 

Tải trọng 
phân bố 
(Kg/m) 

 

 
 
 
PB

II
 = 1400 

 
PC

II
 = 1400 

 
 
 

 
 
 
 
p1

II
 =504 

 

3.3.2:  Trường hợp hoạt tải tầng 2,4,6 trên khung trục 3. 

Tương tự cách tính toán hoạt tải 1, hoạt tải 2 của tầng 3 truyền vào khung trục 3, ta 
có dạng chất tải hoạt tải 1, hoạt tải 2 của tầng 2,4,6 truyền vào khung như sau: 

 

Dạng chất tải hoạt tải 1 
Tải trọng 
tập trung 

(Kg) 

Tải 
trọng 

phân bố 
(Kg/m) 

 

 
 
 
PB

I
 = 1400 

 
PC

I
 = 1400 

 
 
 

 
 
 
 
p1

I
 =504 
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Dạng chất tải hoạt tải 2 
Tải trọng 
tập trung 

(Kg) 

Tải 
trọng 

phân bố 
(Kg/m) 

 

 
PA

II= 778 
 
PB

II
 = 778 

 
PC

II
 = 778 

 
PD

II
 = 778 

 
PA’

II
 = 1556 

 
PC’

II
 = 1556 

 
 
p1

II
 =603 

3.3.3:  Trường hợp hoạt tải tầng mái trên khung trục3. 

Tương tự cách tính toán hoạt tải 1, hoạt tải 2 của tầng 3 truyền vào khung K3, ta có 
dạng chất tải hoạt tải 1, hoạt tải 2 của mái truyền vào khung như sau: 

 

Dạng chất tải hoạt tải 1 Tải trọng 
tập trung 

(Kg) 

Tải 
trọng 

phân bố 
(Kg/m) 

 

 
 
 
PB

I
 = 379 

 
PC

I
 = 379 

 
 
 

 
 
 
 
p1

I
 =146 

Dạng chất tải hoạt tải 2 Tải trọng 
tập trung 

(Kg) 

Tải 
trọng 

phân bố 
(Kg/m) 

 

 
PA

II= 316 
 
PB

II
 = 316 

 
PC

II
 = 316 

 
PD

II
 = 316 

 
PA’

II
 = 632 

 
PC’

II
 = 632 

 
 
p1

II
 =245 
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3.4:  Xác định 2 trường hợp tải trọng gió: 
Công trình xây dựng ở Hà Nội, theo bản đồ phân vùng áp lực gió thì công trình 

thuộc địa hình II-B có áp lực gió và hệ số như sau: 
Gió tác dụng lên 1m2 bề mặt công trình tính theo công thức: 

                                         
0. . . .W W k C B n                                                          (3.3) 

           Tra bảng 4 (TCVN 2737-95) cã:W0= 95 kG/m;   n = 1,2 
            C = +0,8: với phía đón gió  
            C = -0,6: với phía hút gió  
            k: hệ số kể đến sự thay đổi theo chiều cao: Tra bảng và nội suy. 
            B: khoảng cách bước gian:   B = 3,6 (m). 
 Công trình cao dưới 40(m) nên ta chỉ xét tới tác dụng tĩnh của tải trọng gió: 
 

TÇ
ng 

Cao độ W0 k C+ C -        n 
B 

(m) 
q® 

(kG/m) 
qh 

(kG/m) 

1 4,5 95 0,86 0,8 0,6 1,2 3,6 282 211 

2 8,1 95 0,954 0,8 0,6 1,2 3,6 313 234 

3 11,7 95 1,027 0,8 0,6 1,2 3,6 337 252 

4 15,3 95 1,083 0,8 0,6 1,2 3,6 355 266 

5 18,9 95 1,119 0,8 0,6 1,2 3,6 367 275 

6 22,5 95 1,153 0,8 0,6 1,2 3,6 378 283 

7 26,1 95 1,185 0,8 0,6 1,2 3,6 389 291 

TÇ
ng mái 

30,6 95 1,224 0,8 0,6 1,2 1,8 201 150 

 
                     Bảng 3.1: Tải trọng gió tác động vào khung trục 3. 

 
Nhận thấy trên tầng tum có lớp mái chéo, vậy ta cần tính áp lực gió tác dụng vào 

diện tích mái rồi quy về lực tập trung tại đầu cột. 
Gọi :qđ ;qh  :áp lực giã đẩy giã  hút tác dụng lên khung  (kG/m) 

Tải trọng gió trên mái quy về lực tập trung đặt ở đầu cột : Sđ ; Sh   với  k=0,75 

  Tỉ số    h1/L =4,5/14,4=0,3  

  Nội suy cã :   Ce1 = 0,08 

    Ce2 = -0,4 

Trị số  S tính theo công thức : 

  S = n.k.wo.B. i.hi = 1,2.0,75.95.1,8. i.hi                                    (3.4) 

        = 136,8 i.hi 

  (hi : chiều cao từng đoạn cét cã hệ số khÝ  động Ci ) 

+ PhÝa giã đẩy : 

  Sđ = 136,8(0,8.0,6 + 0,08.1,1) = 77,7 (kG). 

+ PhÝa giã hót :  

  Sh = 136,8(0,6.0,6 + 0,4.1,1) = 110 (kG). 
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GIÓ PHẢI  
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GIÓ trái  
Dựa vào phần mềm SAP2000 V14ta chạy ra các biểu đồ mômen, lực cắt, lực dọc 

của các trường hợp tải trọng đã xác định ở trên và ta lập bảng tổ hợp các tải trọng đó để 
xác định ra nội lực nguy hiểm nhất với 2 tổ hợp cơ bản:  

-Tổ hợp cơ bản 1 : gồm tĩnh tải và 1 hoạt tải lớn nhất.  
-Tổ hợp cơ bản 2 : gồm 1 tĩnh tải và 4 hoạt tải còn lại với hệ số 0,9. 
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         Hình 3.7 : Sơ đồ hần tử dầm _ cột. 

 
3.5:  Tính toán cốt thép khung trục 3: 

3..5.1: Tính toán cốt thép dầm. 

a)  Cơ sở tính toán. 

Nội lực tính toán thép: Dùng mômen cực đại ở giữa nhịp, trên từng gối tựa làm giá 
trị tính toán. Dầm đổ toàn khối với bản  nên xem một phần bản tham gia chịu lực với 
dầm như là cánh của tiết diện chữ T. Tùy theo là mômen âm hay dương mà có kể cánh 
hay không kể đến cánh trong quá trình tính toán. Việc kể bản vào bê tông chịu nén sẽ 
giúp tiết kiệm thép khi tính toán tiết diện chịu mômen dương.   

- Tính toán cốt thép tiết diện chịu mômen âm : 
Cánh nằm trong vùng nén nên ta bổ qua, chiều cao làm việc : h0= h - a, với a là lớp 

bảo vệ cốt thép. 

                      Tính hệ số:                    
2m

b o

M

R bh
                            (3.5) 
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+) Nếu αm ≤ αR  thì đặt cốt thép đơn. Diện tích cốt thép được tính theo công thức: 

                                                    
2S

s o

M
A

R h
                                                       (3.6) 

+) Nếu αm > αR  nếu không thể tăng được kích thước tiết diện hoặc mác bê tông để 

giảm αmthì phải đặt cốt thép kép ( cốt thép đặt vào vùng nén để giảm AS ). 

Chọn thép và kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

                                             
0.

SA

b h
                                              (3.7) 

(Điều kiện thỏa mãn là μ ≥ àmin =0,05%). 

- Tính toán cốt thép tiết diện chịu mômen dương : 
Sàn nằm trong vùng nén , tham gia chịu lực với sườn tính toán theo tiết diện chữ T 

với chiều rộng cánh đưa vào tính toán là : bf = b+ 2Sf.   
 Trong đó Sf không vượt quá trị số bé nhất trong ba trị số sau : 

+)  Nếu bề dày bản hb < 0,1hdc thì lấy Sf ≤ 6hb. 

+ ) Nếu bề dày bản hb ≥ 0,1hdc thì lấy Sf không vượt quá một nửa khoảng cách 

thông thủy giữa hai dầm chính. 
+ ) Sf không vượt quá 1/6 nhịp của dầm chính. 
Xác định vị trí trục trung hòa  bằng cách tính Mf. Tính Mf =bằng cách giả thiết trục 

trung hòa qua mép dưới cánh: 

                             Mf = Rn. bf. hf. ( ho – 0,5 hf )                      (3.8) 
+)  Nếu M < Mf trục trung hòa qua cánh. Tính như tiết diệnchữ nhật bf x h.   

+)  Nếu M ≥ Mf trục trung hòa đi qua sườn. Tính như sau: 

                    
0

2

( ' ) ( 0.5 )n f f f

m

n o

M R b b h h h

R bh
                                                (3.9) 

+)  Nếu αm ≤ αR ,  từ αm tính ra ξ , diện tích cốt thép dọc: 

                            0 ( ' )b
S f f

s

R
A bh b b h

R
                                                 (3.10) 

       +)  Nếu αm > αR , tính toán và đặt cốt dọc Asc vào vùng nén. 

- Tính toán cốt đai cho dầm. 
Trước hết phải kiểm tra điều kiện hạn chế khi tính toán về lực cắt, đảm bảo bê tông 

không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính: 

             1 1 00,3. . . . .bt w b bQ R b h                                                                             

   (3.11) 
Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông:      

                            0 3 0. . .b btQ R b h                                                              (3.12) 

Trong đó φb3 = 0,6 đối với dầm.  

Nếu điều kiện này thỏa mãn thì không cần tính toán chỉ cần đặt cốt đai, cốt xiên 
theo cấu tạo. Nếu không thì phải tính toán. 

Chọn đường kính cốt đai có diện tích tiế diện là fd, số nhánh của cốt đai là n: 

Kháang cách tính toán của cốt đai:  
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. .sw d

tt

sw

R n f
s

q
                                                          (3.13) 

 Khoảng cách cực đại của cốt đai: 

                                
2

4 0
max

btR bh
s

Q
                                                       (3.14) 

Với bê tông nặng φ4 =1,5 

Khoảng cách giữa các lớp cốt đai theo yêu cầu cấu tạo (sct): 
Sct phụ thuộc chiều cao h của tiết diện dầm. Lấy sct như sau: 

+) Khi dầm có chiều cao tiết diện h ≤ 450 mm thì sct =min(h/2, 150mm) . 

+) Khi h >450 mm thì sct =min(h/3,500mm). 

b)  Tính toán cốt thép dầm nhịp AB, CD tầng 3 (Phần tử 34, 50).  

- Kích thước hình học: 
+) Tiết diện dầm: h= 75 (cm); b =30 (cm) 
+) Nhịp dầm: L = 810(cm) 
+)Nhịp tính toán: Ltt =799 (cm). 
- Nội lực tính toán: 

Nội lực dầm được xuất ra và tổ hợp ở 3 tiết diện. Trên cơ sở bảng tổ hợp nội lực, ta 
chọn cặp nội lực nguy hiểm nhất tại từng tiết diện để tính toán thép: 

Bảng 3.2 : Nội lực dầm nhịp CD 

Tiết diện Gối C Nhịp CD Gối D 

M (T.m) -23,14 22,34 -30,3 

Q (T) 18,17 3,46 19,76 

Bảng 3.3: Nội lực dầm nhịp AB 

Tiết diện Gối A Nhịp AB Gối B 

M (T.m) -30,9 22,48 -22,2 

Q (T) 19,95 3,65 17,98 

Nhận xét: Dựa vào hai bảng trên( bảng 2,3) ,ta thấy nội lực giữa hai nhịp AB và CD 

của tầng 3 chênh lệch nhau không nhiều. Vậy ta lựa chọn giá trị lớn nhất để tính toán. 
- Thiết kế cốt dọc. 
+)  Tiết diện chịu mômen dương 

Lấy:    22,48( . )maxM T m . 

Gỉa thiết lớp bảo vệ bê tông là :a = 4(cm). 

     Vậy chiều cao làm việc của dầm là: 
0 75 4 71h cm . 

Tính toán  theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với  hf =10(cm). 

Chiều rộng cánh đưa vào tính toán là : bf = b+ 2Sf.  
   Với Sf không vượt quá trị số bé nhất trong hai trị số sau : 

 +) Một phần sáu nhịp của dầm:    L/6 = 810/6 = 135(cm). 

 +) Bề dày bản hb ≥ 0,1hdc=0,75 thì lấy Sf không vượt quá một nửa khoảng cách 

thông thủy  giữa hai dầm chính: 330/2 =165(cm). 
Vậy ta lấy Sf =100(cm). 

  bf = 30 + 2x100 = 230(cm). 
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Xác định vị trí trục trung hoà: 

0

6

. . . 0,5

     115 230 10 71 0,5 10 17,457 10 . 174,57 .

f b f f fM R b h h h

kG cm T m
 

22,48 .fM M T m  

Vậy trục trung hoà qua cánh, coi tiết diện dầm như hcn:  75x230. 
 

5

2 2

0

22,48 10
0,017  

115 230 71

0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,016) 0,991

m R

b f

m

M

R b h  

Vậy ta có : 
5

2

0

22,48 10
11,41

. . 2800 0,991 71
s

s

M
A cm

R h
. 

 

   Chọn 23 22 2 20  cú 17,68( ).aF cm . 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 14,51
.100 0,68%

30 71
 >àmin =0,05% thoả mãn 

điều kiện. 
+) Tiết diện chịu mômen âm 

Lấy :  30,9( . )maxM T m   

Tính theo tiết diện chữ nhật 30x71: 
5

2 2

0

30,9 10
0,178  

115 30 71

0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,178) 0,901

m R

b

m

M

R bh  

Vậy ta có: 
5

2

0

30,9 10
17,25

. . 2800 0,90 71

tt

s

s

M
A cm

R h
 

 Chọn 23 25 2 22  cú 22,33( ).aF cm  

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 
17,68

.100 0,71%
35 71

  > àmin =0,05% thoả mãn 

điều kiện. 
- Thiết kế cốt đai. 

Dựa vào bảng trên ta thấy  lực cắt lớn nhất tại gối: max 19,95Q  (T). 

+)  Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông: 

                  0 3 0. . .b btQ R b h  

Trong đó:   Với bêtông nặng tra bảng ta có: 0,6b ; 

     0 0,6.0,9.300.710 115020( ) 11,5( )Q N T  

max 019,95 11,5( )Q Q T  Không thỏa  mãn điều kiện, vậy phải tính cốt đai. 

 +) Kiểm tra điều kiện về ứng suất nén chính: 

Do chưa có bố trí cốt đai nên ta giả thiết: 1 1. 1w b  
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1 1 00,3. . . . . 0,3.1.11,5.300.710 682859( ) 68,2859( )bt w b bQ R b h N T  

Thoả mãn điều kiện max 19,95 68,2859( )btQ Q T . 

Lực cắt không lớn, có thể tính toán theo công thức thực hành 
+) Tính toán cốt đai: 

Xác định giá trị Mb:  

                 2 2

2 0.(1 ). . . 2.1.0,9.300.710 27220( . )b b f n btM R b h T mm  

Do dầm có phần cánh nằm trong vùng chịu kéo nên lấy φf = 0, φn = 0 

                            0 0

max

2. 2.27220
2742( ) 2. 1420( )

19,95

bM
C mm h mm

Q
 

Lấy C = C0= 2742 (mm), 2.h0 = 1420(mm) 

        
27220

9,927( )
2742

b

b

M
Q T

C
  

min 3 0.(1 ). . . 0,6.1.0.9.300.710 11.5( )b f n btQ R b h T  

Lấy Qb không nhỏ hơn Qbmin→ Qb=11,5 (T). 

max

1

0

19,95 11,5
58,8( / )

2.h 1420

b

sw

Q Q
q N mm . 

4

min

2

0

11,5.10
81( / ).

2. 1420

b

sw

Q
q N mm

h
 

Yêu cầu 1 2( ; )sw sw swq q q , nên ta lấy qsw = 110 (N/mm) để tính cốt đai. 

Với h=750, chọn dùng đai 8 , hai nhánh, 22.50,3 100,6( )swa mm  

. 175.100,6
160( )

110

sw sw

sw

R A
s mm

q
 

Chọn thép đai tại đầu dầm đoạn 1/4 dầm là 8 100a , đoạn giữa dầm chọn 8 150a . 

Kiểm tra lại điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính khi 

đã có bố trí cốt đai:    1 1 00,3. . . . .bt w b bQ R b h  

 Trong đó:  +, 1 1 5. . 1 5.7,78.0,00223 1,086 1,3w  

(Dầm bố trí f8a150 có 
. 2.0.503

0,00223
. 30.15

sw

w

n a

b s
;

210.10 ^ 4
7,78

270.10 ^ 3

s

b

E

E
) 

                   +, 1 1 . 1 0,01.9 0,91b bR  

Ta thấy: 1 1. 1,086.0,91 0,998 1b . 

Ta có Qmax =19,95 (T) < 1 1 00,3. . . . .bt w b bQ R b h =0,3.0,998.11,5.300.710=72,6(T). 

=>  Dầm đủ khả năng chịu ứng suất  nén chính. 
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mc 2-2 mc 3-3  
 

    Hình3.8 :  Bố trí thép trong dầ m.  

c)  Tính toán cốt thép cấu kiện dầm nhịp BC tầng 3 (Phần tử 42). 

- Kích thước hình học: 
+) Tiết diện dầm: h= 40 (cm); b =22 (cm) 
+)Nhịp dầm: L = 240(cm) 
+)Nhịp tính toán: Ltt =218(cm). 
- Nội lực tính toán: 

Nội lực dầm được xuất ra và tổ hợp ở 3 tiết diện. Trên cơ sở bảng tổ hợp nội lực, ta 
chọn cặp nội lực nguy hiểm nhất tại từng tiết diện để tính toán thép: 

 Bảng 3. 4: Nội lực dầm nhịp BC 

Tiết diện Gối B Nhịp CB Gối C 

M (T.m) -5,42 -2,91 -6,78 

Q (T) 3,78 3,96 4,9 

- Thiết kế cốt dọc. 
Nhận thấy mômen dương tại giữa nhịp mang giá trị âm, do đó ta không cần tính 

thép tại giữa nhịp mà chỉ cần bố trí theo cấu tạo, đặt 2 20 có ∑Fa=6,28(cm2). 

+) Tiết diện chịu mômen âm 

Lấy :  6,78( . )maxM T m  . 

Gỉa thiết lớp bảo vệ bê tông là :a = 4(cm). 

 Vậy chiều cao làm việc của dầm là: 
0 40 4 36h cm . 

Tính theo tiết diện chữ nhật 22x36: 
5

2 2

0

6,78 10
0,147  

115 30 36

0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,147) 0,92

m R

b

m

M

R bh  

Vậy ta có: 
5

2

0

6,78 10
7,08

. . 2800 0,92 36

tt

s

s

M
A cm

R h
 

 Chọn 23 25 cú 14,73( ).aF cm  

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 
9,42

.100 1,18%
22 36

  > àmin =0,05% thoả mãn 

điều kiện. 
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-  Thiết kế cốt ngang. 

   Dựa vào bảng trên ta thấy  lực cắt lớn nhất tại gối: max 4,9Q  (T). 

+) Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông: 

                  0 3 0. . .b btQ R b h  

Trong đó:   Với bêtông nặng tra bảng ta có: 0,6b ; 

       0 0,6.0,9.220.360 42700( ) 4,27( )Q N T . 

max 04,9 4,27( )Q Q T  Không thỏa  mãn điều kiện, vậy phải tính cốt đai. 

+)  Kiểm tra điều kiện về ứng suất nén chính: 

Do chưa có bố trí cốt đai nên ta giả thiết: 1 1. 1w b  

1 1 00,3. . . . . 0,3.1.11,5.220.360 273200( ) 27,32( )bt w b bQ R b h N T  

Thoả mãn điều kiện:  max 4,9 27,32( )btQ Q T . 

Lực cắt không lớn, có thể tính toán theo công thức thực hành 
+) Tính toán cốt đai: 

Xác định giá trị Mb:  

                 
2 2

2 0.(1 ). . . 2.1.0,9.220.360 5132( . )b b f n btM R b h T mm  

Do dầm có phần cánh nằm trong vùng chịu kéo nên lấy φf = 0, φn = 0 

                            0 0

max

2. 2.5132
2147( ) 2. 720( )

4,9

bM
C mm h mm

Q
 

Lấy C = C0= 2147 (mm), 2.h0 = 720(mm) 

        
5132

2,39( )
2147

b

b

M
Q T

C
  

min 3 0.(1 ). . . 0,6.1.0.9.220.360 4,27( )b f n btQ R b h T  

Lấy Qb không nhỏ hơn Qbmin→ Qb=4,27 (T). 

max

1

0

4,9 4,27
7,08( / )

2.h 720

b

sw

Q Q
q N mm . 

4

min

2

0

4,27.10
59( / ).

2. 1420

b

sw

Q
q N mm

h
 

Yêu cầu 1 2( ; )sw sw swq q q , nên ta lấy qsw = 80 (N/mm) để tính cốt đai. 

Với h=400, chọn dùng đai 8 , hai nhánh, 22.50,3 100,6( )swa mm  

. 175.100,6
220( )

80

sw sw

sw

R A
s mm

q
 

=> Chọn thép đai 8 200a cho toàn bộ dầm. 

Kiểm tra lại điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính khi 

đã có bố trí cốt đai: 1 1 00,3. . . . .bt w b bQ R b h  

 Trong đó:  +, 1 1 5. . 1 5.7,78.0,003 1,11 1,3w  

(Dầm bố trí 8a200 có 
. 2.0.503

0,003
. 22.20

sw

w

n a

b s
;

210.10 ^ 4
7,78

270.10 ^ 3

s

b

E

E
) 

                   +, 1 1 . 1 0,01.9 0,91b bR  

Ta thấy: 1 1. 1,11.0,91 1,01 1b . 

Ta có  Qmax =4,9 (T) < 1 1 00,3. . . . .bt w b bQ R b h =0,3.1,01.11,5.220.360=27,59(T). 
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 =>  Dầm đủ khả năng chịu ứng suất  nén chính. 

d)  Tính toán cốt thép dầm các tầng còn lại. 

Bảng 3.5 : Tính thép Dầm 

Kí hiệu 

phần tử 

dầm 

 

Tiết diện 

 

M 

(T.m) 

 

Q 

(T) 

 

b x h 

(cm) 

 

αm 

 

 

        ζ 

 

   As 

   (cm2) 

 

Chọn thép 

 

  μ 

 (%) 

Dầm 33 
(Nhịp CD 
Tầng 2) 

Gối C,D -25,5 14,14 30 x 75 0,147 0,92 13,94  3 25+2 22 0,65 

Nhịp CD 16,53 5,82 30 x 75 0,012 0,994 8,37 3 22+2 20 0,39 

Dầm 49 
(Nhịp AB 
Tầng 2) 

Gối A,B -25,4 12,9 30 x 75 0,146 0,921 13,87 3 25+2 22 0,65 

Nhịp AB 16,4 5,88 30 x 75 0,012 0,994 8,3 3 22+2 20 0,39 

Dầm 35 
(Nhịp CD 
Tầng 4) 

Gối C,D -29,22 19,35 30 x 75 0,168 0,907 16,21  3 25+2 22 0,76 

Nhịp CD 21,78 5,19 30 x 75 0,016 0,992 11,04 3 22+2 20 0,52 

Dầm 51 
(Nhịp AB 
Tầng 4) 

Gối A,B -23,57 13,47 30 x 75 0,136 0,927 12,79  3 25+2 22 0,6 

Nhịp AB 15,41 5,14 30 x 75 0,012 0,994 7,8 3 22+2 20 0,37 

Dầm 36 
(Nhịp CD 
Tầng 5) 

Gối C,D -25,65 19,01 30 x 75 0,147 0,92 14,02 3 22+2 20 0,66 

Nhịp CD 23,89 4,85 30 x 75 0,018 0,991 12,13 3 20+2 18 0,57 

Dầm 52 
(Nhịp AB 
Tầng 5) 

Gối A,B -20,42 13,15 30 x 75 0,117 0,938 10,95 3 22+2 20 0,51 

Nhịp AB 17,2 4,82 30 x 75 0,013 0,993 8,71 3 20+2 18 0,41 

Dầm 37 
(Nhịp CD 
Tầng 6) 

Gối C,D -21,1 18,62 30 x 75 0,121 0,935 11,35 3 22+2 20 0,53 

Nhịp CD 26,82 4,46 30 x 75 0,02 0,99 13,63 3 20+2 18 0,64 

Dầm 53 
(Nhịp AB 
Tầng 6) 

Gối A,B -16,65 12,64 30 x 75 0,096 0,949 8,83 3 22+2 20 0,41 

Nhịp AB 18,84 4,31 30 x 75 0,014 0,993 9,54 3 20+2 18 0,45 

Dầm 38 
(Nhịp CD 
Tầng 7) 

Gối C,D -19,01 18,17 30 x 75 0,109 0,942 10,15 3 22+2 20 0,48 

Nhịp CD 26,94 4,01 30 x 75 0,02 0,99 13,69 3 20+2 18 0,64 

Dầm 54 
(Nhịp AB 
Tầng 7) 

Gối A,B -20,19 18,43 30 x 75 0,109 0,942 10,15 3 22+2 20 0,51 

Nhịp AB 26,79 4,26 30 x 75 0,02 0,99 13,61 3 20+2 18 0,64 

Dầm 39 
(Nhịp CD 
Tầng mái) 

Gối C,D -12,61 12,85 30 x 75 0,073 0,962 6,59 3 20+2 18 0,31 

Nhịp CD 20,09 3,03 30 x 75 0,015 0,992 10,19 3 20+2 18 0,48 

Dầm 55 Gối A,B -13,9 13,06 30 x 75 0,08 0,958 7,3 3 20+2 18 0,34 
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(Nhịp AB 
Tầng mái) 

Nhịp AB 19,64 3,24 30 x 75 0,015 0,992 9,96 3 20+2 18 0,47 

Dầm 40 
(Nhịp CD 
Tầng tum) 

Gối C,D -1,91 -2,90 30 x 75 0,115 0,994 1,41 3 20+2 18 0,5 

Nhịp CD 5,08 0,57 30 x 75 0,008 0,998 2,56 3 20+2 18 0,34 

Dầm 56 
(Nhịp AB 
Tầng tum) 

Gối A,B -3,3 -3,4 30 x 75 0,125 0,99 1,68 3 20+2 18 0,55 

Nhịp AB 4,82 0,314 30 x 75 0,008 0,998 2,43 3 20+2 18 0,34 

Dầm 43 
(Nhịp BC 
Tầng 4) 

Gối B,C -4,99 3,93 22 x 40 0,152 0,917 5,4 3 25 0,68 

Nhịp BC -2,03 2,76 22 x 40    2 20  

Dầm 44 
(Nhịp BC 
Tầng 5) 

Gối B,C -5,06 3,39 22 x 40 0,154 0,916 5,48 3 22 0,69 

Nhịp BC -2,62 2,22 22 x 40    2 18  

Dầm 45 
(Nhịp BC 
Tầng 6) 

Gối B,C -5,7 3,21 22 x 40 0,174 0,904 6,26 3 22 0,79 

Nhịp BC -3,2 1,74 22 x 40    2 18  

Dầm 46 
(Nhịp BC 
Tầng 7) 

Gối B,C -6,24 3,06 22 x 40 0,19 0,894 6,92 3 22 0,87 

Nhịp BC -4,12 1,9 22 x 40    2 18  

Dầm 47 
(Nhịp BC 
Tầng mái) 

Gối B,C -4,52 2,14 22 x 40 0,138 0,925 4,85 3 20 0,61 

Nhịp BC -2,99 1,24 22 x 40    2 18  

3..5.2: Tính toán cốt thép cột. 

a)  Nguyên lí tính toán. 

Tính theo cấu kiện chịu nén lệch tâm đặt cốt đối xứng AS = A'S (Lý thuyết tính được 

trình bày trong giáo trình bê tông 1). 

Trình tự tính toán  như sau: 

- Tra số liệu: Rb ; RS ; RSC , Eb,ξR 

- Tính độ lệch tâm của lực do N đối với trọng tâm cốt thép chịu kéo (AS). 
 +) Đối với kết cấu siêu tĩnh   : eo =max(ea;e1)                                              (3.15) 
 +) Đối với kết cấu tĩnh định   : eo =(ea +e1)                                                  (3.16) 

Trong đó : e1 là độ lệch tâm tĩnh học  : e1=
M

N
 

                            ea  là độ lệch tâm ngẫu nhiên :ea=max( ;
600 30

l h
) 

- Chiều dài tính toán: lo = 0,7H                                                           (3.17)  

- Tính 0l

h
 

 +)  Nếu 0 8
l

h
 : Bỏ qua ảnh hưởng của lực uốn dọc, lấy η=1. 

 +) Nếu 0 8
l

h
 : Xét đến ảnh hưởng của lực uốn dọc. 
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 Tính hệ số xét đến ảnh hưởng của uốn dọc 

thN

N
1

1
                                      (3.18)  

           Trong đó:     
2

2,5. . .b b
th

o

E J
N

l
;

0, 2 1,05.

1,5

o

o

e h

e h
                                          (3.19)                                    

       Eb: tra bảng,phụ thuộc vào cấp độ bén của bê tông  

           Jb Môđun quán tính :
3.

12
b

b h
J                                                   (3.20)   

      lo=φ.l  (φ là hệ số phụ thuộc vào dạng liên kết). 

Khi có η , tính e: 

       0. 0,5e e h a                                                                        (3.21) 

- Tính x: Chiều cao vùng bê tông chịu nén: 

                     
.b

N
x

R b
                                                                                (3.22) 

- So sánh, sẽ xảy ra 3 trường hợp sau: 

 +)  Nếu 02 ' Ra x h : Trường hợp lệch tâm lớn thông thường. 

   Tính AS = A’S = 0( 0,5 )

.sc a

N e h x

R Z
                                                            (3.23) 

 +) Nếu 2 'x a : Trường hợp lớn lệch tâm lớn đặc biệt. 

  Tính AS = A’SC = 
( )

.

a

S a

N e Z

R Z
                                                                     (3.24)    

 +) Nếu 0.Rx h : Trường hợp lệch tâm bé. 

  Tính lại x1:  

       1
2

1
[ ]

1 50.( )

R
R

o

x
e

h

                                                                          (3.25) 

                 Tính  AS = A’SC = 
,

1 0 1. . . .( 0,5. )

.
b

aSC

N e R b x h x

R Z
                                              (3.26)        

Tính cho cả ba trường hợp mà ta chọn nội lực  rồi chọn trường hợp có tiết diện thép 
lớn nhất. 

b)  Tính toán cốt thép cột D tầng 1:( Phần tử 1). 

-  Tính toán cốt dọc cho cột. 

Kích thước cột: h = 40 cm, b= 30 cm  

Chọn a = a' = 4(cm); 
0
h = h  a = 40  4 = 36 (cm) ; Za=h-(a+a’)=40-2.4=32 (cm) 

        
0

450( ) 0,7 0,7 450 315( )l cm l l cm  

Từ bảng tổ hợp ta chọn ra 3 cặp nội lực tiêu biểu sau: 
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Bảng 3.6 : Tổ hợp cặp nội lực nguy hiểm của phần tử 1. 

 

KÝ hiệu 

cặp nội 

lực 

Đặc điểm 

cặp nội lực 

M 

(kG.m) 

N 

(kG) 

e1 =M/N 

(cm) 

ea 

(cm) 

e0 =max(e1,,ea) 

(cm) 

1 

2 

3 

emax 

|Mmax| 

Nmax 

8610 

8610 

8300 

147680 

147680 

168820 

5,83 

5,83 

4,92 

1,3 

1,3 

1,3 

5,83 

5,83 

4,92 

450 40
max( ; ) max( ; ) max(0,75;1,3) 1,3( ).

600 30 600 30
a

l h
e cm  

+)  Tính cốt thép đối xứng cho cặp 1,cặp 2: 

- M = 8610 (kG.m) ; N = 147680(kG). 

Độ mảnh  
315

7,875
40

ol

h
 < 8 người ta bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc,  = 1. 

Độ lệch t©m   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1.5,83 + 0,5.40 - 4 = 21,83 (cm). 

Chiều cao vùng nén: 

                                
147680

42,8( ).
. 115.30b

N
x cm

R b
 

TÝnh:     ξR .h0  = 0,623.36 = 22,428 (cm);  2a’=2.4=8(cm). 

Vậy xảy ra trường hợp : x > ξR .h0 : Trường hợp lệch tâm bé. 

 Tính lại  x: 

  1
2

1
( )

1 50.( )

R
R

o

x
e

h

.h0 =
2

1 0,623
(0,623 ).36

5,83
1 50.( )

40

 

   → x1 =29 (cm). 

Diện tích cốt thép là: 

AS = A’S = 
,

1 0 1. . . .( 0,5. )

.
b

aSC

N e R b x h x

R Z
                                                        

AS = A’S = 2147680.21,83 115.30.29.(36 0,5.29)
11,97( ).

2800.32
cm  

+) Cặp 3:  M = 8300 (kG.m) ; N = 168820 (kG). 

Độ mảnh  
315

7,875
40

ol

h
 < 8 người ta bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc,  = 1. 

Độ lệch t©m   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1.4,92 + 0,5.40 - 4 = 0,92 (cm). 

Chiều cao vùng nén 

                      
168820

48,9( ).
. 115.30b

N
x cm

R b
 

TÝnh:     ξR .h0  = 0,623.36 = 22,428 (cm);  2a’=2.4=8(cm). 

Vậy xảy ra trường hợp : x > ξR .h0 : Trường hợp lệch tâm bé. 

 Tính lại  x: 
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  1
2

1
( )

1 50.( )

R
R

o

x
e

h

.h0 =
2

1 0,623
(0,623 ).36

4,92
1 50.( )

40

 

   → x1 =30,2 (cm). 

Diện tích cốt thép là: 

AS = A’S = 
,

1 0 1. . . .( 0,5. )

.
b

aSC

N e R b x h x

R Z
                                                        

AS = A’S =
2168820.20,92 115.30.30,2.(36 0,5.30,2)

15,11( ).
2800.32

cm  

     LÊy ,s s
A A = 15,11( cm2) để lựa chọn thép. 

Vậy chọn 3 22 và 2 20   có ∑Fa =17,68 (cm2). 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  

0 0 0
0 0 0

0

2. 2.12,83
.100 .100 2,37

. 30.36

S

t

A

b h
. 

-  Tính toán cốt đai cho cột. 

+ ) Đường kính cốt đai: 

sw ≥ ( max/4; 5 mm) =( 25/4 ;5) =6,25 (mm). Ta chọn cốt đai 8 ,2 nhánh, nhóm 

AI. 

+) Khoảng cách cốt đai  “s”. 

Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc: 

s ≤ (8  min ; 500mm) = (8.22 ;500) = 176(mm).  

Ta chọn  s =150(mm). 

Các đoạn còn lại 

s ≤ (10  min ; 500mm) = (10.22 ;500) = 220(mm). Ta chọn  s =200(mm). 

   c)  Tính toán cốt thép cột C tầng 1( Phần tử 9). 

- Tính toán cốt dọc cho cột. 

Kích thước cột: h =50 cm, b= 30 cm  

Chọn a = a' = 4(cm); 
0
h = h  a = 50  4 = 46 (cm) ; Za=h-(a+a’)=50-2.4=42 (cm) 

                
0

450( ) 0,7 0,7 450 315( )l cm l l cm  

Thép AII: có       22800( / )
s sc
R R kG cm      22250( / )

sw
R kG cm . 

Bê tông B20 có  2115( / )bR kG cm                29( / )btR kG cm . 

                          3 2270 10 ( / )bE kG cm        0,623R
 

Từ bảng tổ hợp ta chọn ra 3 cặp nội lực tiêu biểu sau: 
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Bảng 3.7 : Tổ hợp cặp nội lực nguy hiểm của phần tử 9. 

 

KÝ hiệu 

cặp nội 

lực 

Đặc điểm 

cặp nội lực 

M 

(kG.m) 

N 

(kG) 

e1 =M/N 

(cm) 

ea 

(cm) 

e0 =max(e1,,ea) 

(cm) 

1 

2 

3 

emax 

|Mmax| 

Nmax 

14400 

14400 

9997 

155920 

155920 

198400 

9,24 

9,24 

5,04 

1,67 

1,67 

1,67 

9,24 

9,24 

5,04 

 

450 50
max( ; ) max( ; ) max(0,75;1,67) 1,67( ).

600 30 600 30
a

l h
e cm  

Tính toán như phần tử 1: 

+)Tính cốt thép đối xứng với cặp 1 và cặp 2 có: ,s s
A A = 10,08( cm2). 

+)Tính toán cốt thép đối xứng cho cặp 3 có: ,s s
A A = 15,39( cm2).  

Lấy ,s s
A A = 15,39( cm2) để lựa chọn thép. 

Vậy chọn 2 20 và 3 22   có ∑Fa =17,68 (cm2). 

Kiểm tra hàm lượng  cốt thép:  

0 0 0
0 0 0

0

2. 2.15,38
.100 .100 2,22

. 30.46

S

t

A

b h
. 

- Tính toán cốt đai cho cột. 

+) Đường kính cốt đai: 

sw ≥ ( max/4; 5 mm) =( 22/4 ;5) =5,5 mm). Ta chọn cốt đai 8 ,2 nhánh, 

nhóm AI. 

+) Khoảng cách cốt đai  “s”. 

Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc: 

s ≤ (8  min ; 500mm) = (8.20 ;500) = 160(mm).  

Ta chọn  s =150(mm). 

Các đoạn còn lại 

s ≤ (10  min ; 500mm) = (10.20 ;500) = 200(mm). Ta chọn  s =200(mm). 

Tương tự như vậy ta có bảng tính thép cho các cột cho các tầng như sau. 

Cột D tầng 2,3,4 

Cột D tầng 5,6,7,tum 

Cột C tầng 2,3,4 

Cột C tầng 5,6,7,tum 
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Bảng 3.8 : Tính và lựa chọn thép cột các tầng  trục A,D. 

Phần  

tử 
  Cột D tầng 2,3,4 Cột D tầng 5,6,7, tum 

Cặp nội 

lực 

M (kG.m) 11090 11440 10510 7260 7260 6730 

N (kG) 147230 146040 128040 68720 68720 60550 

Tiết diện  

cột 

h (cm) 40 40 40 30 30 30 

b (cm) 30 30 30 30 30 30 

abv = a' (cm) 4 4 4 4 4 4 

h0 (cm) 36 36 36 26 26 26 

 Za 32 32 32 22 22 22 

Chiều 

dài Cột 

l (cm) 360 360 360 360 360 360 

l0 (cm) 252 252 252 252 252 252 

e0(cm)   4,92 7,83 8,21 10,56 10,56 11,11 

Xét uốn 

dọc  

l0/h 6,3 6,3 6,3 8,4 8,4 8,4 

η 1 1 1 1,15 1,15 1,13 

e (cm)   23,53 23,83 24,21 23,14 23,14 23,55 

    x1 (cm)   27,3 27,1 26,8 17,6 17,6 17,4 

ξR.h0  22,428 22,428 22,428 16,198 16,198 16,198 

As=A's 

 (cm2) 
 15,17 15,41 11,28 8,86 8,86 6,29 

Chọn thép    3 22 và 2 20 có ∑Fa =17,68        3 20 Có ∑Fa =9,42 

Bảng 3.9 : Tính và lựa chọn thép cột các tầng  trục B,C. 

Phần  

tử 
  Cột C tầng 2,3,4 Cột D tầng 5,6,7,tum 

Cặp nội 

lực 

M 

(kG.m) 
8420 16410 1550 5210 9540 9010 

N(kG) 173600 166730 136940 81980 78990 65930 

Tiết diện  

cột 

h(cm) 50 50 50 35 35 35 

b(cm) 30 30 30 30 30 30 

abv = a'(cm) 4 4 4 4 4 4 

  
ho 

(cm) 
46 46 46 31 31 31 

 Za 42 42 42 27 27 27 

Chiều 

dài Cột 

l(cm) 360 360 360 360 360 360 

l0 (cm) 252 252 252 252 252 252 

e0(cm)  4,85 9,84 11,32 6,36 12,08 13,67 

Xét uốn 

dọc  

l0/h 5,04 5,04 5,04 7,2 7,2 7,2 

η 1 1 1 1 1 1 

e  (cm)   25,85 30,84 32,32 19,86 25,58 27,17 

x1(cm)   40,5 34,6 33,5 23,7 21 19,1 

ξR.h0  28,658 28,658 38,658 19,313 19,313 19,313 

As=A's 

 (cm2) 
 7,56 14,6 8,9 0,82 7,08 4,2 

 Chọn thép   2 20 và 3 22 có ∑Fa =17,68 cm2 3 20 Có ∑Fa =9,42(cm2) 
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d)  Tính toán cấu tạo nút góc trên cùng. 

Nút góc là nút giao giữa: 
+)  Phần tử dầm 40 và phần tử cột 8; 
+)  Phần tử dầm 56 và phần tử cột 32. 
Chiều dài neo cốt thép ở nút góc phụ thuộc vào tỉ số e0/hcột. 
+)  Dựa vào bảng tổ hợp nội lực cột , ta chọn ra cặp nội lực M, N của phần tử  số 8 

có độ lệch tâm e0 lớn nhất. Đó là cặp có M = 3134 (kG.m); N = 4835(kG) có e0 =64 
(cm)  

0 64
2,13 0,5

30

e

h
. Vậy ta sẽ cấu tạo cốt thép nút góc trên cùng theo trường 

hợp có 0 0,5
e

h
. 

 +)  Dựa vào bảng tổ hợp nội lực cột , ta chọn ra cặp nội lực M, N của phần tử  số 
32 có độ lệch tâm e0 lớn nhất. Đó là cặp có M = 2970 (kG.m); N = 4750 (kG) có e0 
=62 (cm)  

0 62
2,06 0,5

30

e

h
. Vậy ta sẽ cấu tạo cốt thép nút góc trên cùng theo trường 

hợp có 0 0,5
e

h
. 

 
 

    Cấu tạo nút góc trên cùng. 
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Chương 4:  Tính toán cầu thang bộ. 

Công trình gồm hai thang bộ và một thang máy. Các cầu thang chạy suốt từ tầng 1 
tới tầng 7 phục vụ giao thông theo phương đứng và là nơi để thoát hiểm khi xảy ra sự 
cố. Ta tiến hành tính toán thang bộ CT1của tầng điển hình là tầng 3. 

4.1: Số liệu tính toán cầu thang. 

- Sơ đồ kết cấu: 

 
 

Hình 4.1: Mặt bằng kết cấu thang bộ CT1 tầng điển hình. 
 
Thang CT1 thuộc loại thang 2 vế, có cốn thang. Bản đan thang có cấu tạo ngàm hai 

đầu, một đầu vào dầm li mong và một đầu gối lên tường nên ta tính toán bản đan thang 
theo bản chịu lực một phương. 

Sơ đồ tính bản thang: Cắt một dải rộng 1m theo chiều song song với cạnh ngắn để 
tính toán. 

- Kích thước tiết diện: 
Bản thang chọn sơ bộ chiều dày là 100(mm) cho cả bản chéo và bản nằm ngang. 

Chọn kích thước tiết diện dầm thang là:b x h = 220 x 300. 

4.2: Tính toán bản thang. 

a)  Nhịp tính toán: 

Chiều dài hình học của bản thang: 

   l2= 2 21,8 3,08  = 3,567(m) 

              
01 1

02 2

1732 130 1602( ).

3567( ).

dầm
l l b mm

l l mm
   

 .Xét tỷ số kích thước hai cạnh bản: 

                             02

01

3567
2,22 2

1602

l

l
  

           => Vậy bản làm việc theo một phương. Tính theo bản kê loại dầm. 
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b) Xác định tải trọng tính toán. 

- Tĩnh tải. 

+)  Trọng lượng lớp Granito ốp bậc thang:  =1 cm  ;  =2000 kG/m3 
            g1 = 1,1 x 0,01 x 2000 = 22 (Kg/m2). 

 +)  Gạch bản thang: bậc rộng 260 (mm),cao 150 (mm);   xem như 1m dài có 4 bậc 
            g2 = 2 x 0,15 x 0,26 x 1800 x 1,2 = 168,5(Kg/m2). 

 +)  Vữa trát:  =1,5 cm 
            g3 = 1,3 x 0,015 x 1800 = 35,1 (Kg/m2) 

  +)  Bản thang BTCT:  =10 cm 
           g4 = 1,1 x 0,1x 2500 = 275 (Kg/m2). 

  +)  Vữa lát:  =1,5 cm 
          g5 = 1,3 x 0,015 x 1800 = 35,1 (Kg/m2). 

 =>     Tổng tĩnh tải: g = 535,7 (Kg/m2). 

- Hoạt tải. 
           ptt = 1,2 x 400 = 480 (Kg/m2). 
 =>      Tổng tải trọng tính toán tác dụng lên bản thang: 
           q = 535,7+480=1015,7(kG/m2). 

c)  Nội lực tính toán: 

Góc nghiêng của bản thang so với phương ngang: 

 Tg  = 01,8
0,58 30

3,08
  

          cos  = 0,866 
      =>     Mômen lớn nhất tại giữa nhịp là: 

                  M=

2.cos .

8

q l
=

21015,7.0,866.1,567
270( . )

8
kG m .                        (4.1) 

d)  Tính toán cốt thép. 

Chọn a = 1,5 cm    ho = 10-1,5 = 8,5 cm 

             
2 2

27000
0,025

. . 115.100.8,5
m

b o

M

R b h
                                            (4.2) 

  0,5(1 1 2. ) 0,5(1 1 2.0,025) 0,987m                      (4.3) 

  227000
1,43( )

. . 2250.0,987.8,5
s

s o

M
A cm

R h
.                                         (4.4) 

Dự kiến dùng thép 6có as=0,283(cm2). Khoảng cách giữa các cốt thép là: 

                    
. 100.0,283

20( )
1,43

s

s

b a
s cm

A
                                                   (4.5) 

=> Chọn 26 150 có A =1,98 (cm )sa . 

 Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

          min

1,43
.100% .100% 0,295% 0,05%

. 100.8,5

S

o

A

b h
                   (4.6) 
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Hình 4.2: Bố trí thép bản thang. 

4.3: Tính bản chiếu nghỉ: 

a)  Nhịp tính toán: 

               
01 1

02 2

1950 220 1730( ).

3600 220 3380( ).

dầm

dầm

l l b mm

l l b mm
   

Xét tỷ số kích thước hai cạnh bản: 

                             02

01

3380
1,9 2

1730

l

l
  

      => Vậy bản làm việc theo hai phương. Tính theo bản kê bốn cạnh. 

b) Tải trọng tác dụng : 

-  Tĩnh tải. 

        +) Trọng lượng lớp Granito ốp bậc thang:  =1 cm  ;  =2000 kG/m3 
               g1 = 1,1 x 0,01 x 2000 = 22 (Kg/m2). 

 +)  Vữa trát:  =1,5 cm 
               g2= 1,3 x 0,015 x 1800 = 35,1 (Kg/m2) 

 +)  Bản thang BTCT:  =10 cm 
               g3= 1,1 x 0,1x 2500 = 275 (Kg/m2). 

  +)  Vữa lát:  =1,5 cm 
              g4= 1,3 x 0,015 x 1800 = 35,1 (Kg/m2). 

 => Tổng tĩnh tải: g = 367,2 (Kg/m2). 

-  Hoạt tải. 
           ptt = 1,2 x 400 = 480 (Kg/m2). 
=>Tổng tải trọng tính toán tác dụng lên bản thang: 
      q = 367,2+480=847,2(kG/m2). 

c)  Xác định nội lực: 

Khi cốt thép trong mỗi phương được bố trí đều nhau. Các mômen trong bản quan 
hệ bằng biểu thức: 

                

2

01 02 01
1 ' 02 2 ' 01

(3 )
(2 ) (2 )

12
I I II II

ql l l
M M M l M M M l           (4.7) 

Chọn tỷ số nội lực giữa các tiết diện: 

                1
' '

2 1 2

3,3; 2,5; 2,5; ;I II
I I II II

M M M
M M M M

M M M
 

Vậy: 
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2

1 1 1

847,2.1,73 .(3.3,38 1,73)
7 .3,38 7.0,3 .1,73 27,3

12
M M M    

Giải phương trình ta tìm được:
1
76( . )M kGm . 

    
2 1
0,3 23( . )M M kGm . 

' 1
2,5. 190( . )I IM M M kGm . 

' 2
2,5. 57,5( . )II IIM M M kGm . 

d)  Tính toán cốt thép: 

- Tính toán cốt thép theo phương cạnh ngắn : 
Cắt một dải bản rộng 1( m) để tính.  

Ta có tiết diện tính toán b . h=100. 10(cm)  

+) Mômen dương: 
1
76( . )M kGm . 

Gỉa thiết ao =1,5(cm) =>
0

10 1,5 8,5( )h h a cm  

2 2

0

7600
0,007 0,427

115 100 8,5

0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,007) 0,996

m R

b

m

M

R bh  

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1(m) là: 

2

0

7600
0,58( )

2250 0,996 8,5
s

s

M
A cm

R h
 

Dự kiến dùng thép  có as=0,283(cm2). Khoảng cách giữa các cốt thép là: 

                           
. 100.0,283

40( )
0,58

s

s

b a
s cm

A
   

=> Chọn. 26 200 có A =1,415 (cm )sa   

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

        min

0,58
.100% .100% 0,068% 0,05%

. 100.8,5

S

o

A

b h
  

 Vậy cốt thép đã chọn thoả mãn yêu cầu. 

+)  Mômen âm: 
'
190( . )I IM M kGm . 

Gỉa thiết ao =1,5(cm) =>
0

10 1,5 8,5( )h h a cm . 

2 2

0

19000
0,018 0,427

115 100 8,5

0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,018) 0,991

m R

b

m

M

R bh  

Diện tích cốt thép yêu cầu trong phạm vi dải bản bề rộng 1(m) là: 

2

0

19000
1( )

2250 0,991 8,5
s

s

M
A cm

R h
 

Dự kiến dùng thép 6 có as=0,283(cm2). Khoảng cách giữa các cốt thép là: 

                           
. 100.0,283

48,79( )
0,58

s

s

b a
s cm

A
   

=> Chọn. 26 200 có A =1,415 (cm )sa   

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

        min

1
.100% .100% 0,11% 0,05%

. 100.8,5

S

o

A

b h
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Vậy cốt thép đã chọn thoả mãn yêu cầu. 
- Theo phương cạnh dài : 

Tương tự ta tính được các giá trị sau: 

+)  Mômen dương: 
2
52,08( . )M kGm . 

20,12( )aF cm .  Chọn 26 200 có A =1,415 (cm )sa . 

+) Mômen âm: 
'
78,12( . )II IIM M kGm . 

20,3( )aF cm .  Chọn 26 200 có A =1,415 (cm )sa . 

 
Hình 4.3: Mặt bằng bố trí thép cầu thang CT1. 

 

 
Hình 4.4: Mặt cắt bố trí thép cầu thang CT1. 

 

4.4: Tính toán dầm cốn thang: 

a)  Thông số tính toán: 

- Tiết diện cốn thang( limông) chọn sơ bộ: b x h =100x300. 

- Nhịp tính toán của cốn thang tính từ mép ngoài của hai dầm chiếu tới và dầm chiếu 
nghỉ là: L =3567 (mm). 
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- Sơ đồ tính: Dầm đơn giản, hai đầu liên kết ngàm vào dầm chiếu tới và dầm chiếu 
nghỉ. 

b)  Xác định tải trọng: 

+)  Tải bản thân dầm cốn thang: 
                           g1 = 1,1 . 0,1 . 0,3 . 2500 = 82,5 (kG/m). 
+)  Tải bản thang  truyền vào: 
                           g2=0,5 . 1,632. 1015,7=829 (kG/m). 
+)  Tải do lan can tay vịn bằng sắt: 
       g3 = 1,1 . 50 = 55(kG/m).  
+)  Tổng tải trọng tác dụng lên cốn thang theo phương đứng là: 

q = 82,5 + 829 + 55 = 966,5(kG/m). 

c)  Tính toán cốt thép: 

- Tính toán cốt thép dọc: 
Mômen lớn nhất ở hai đầu ngàm là:  

         M=
2

12.cos

ql
=

2966,5.3,567

12.cos30
 = 1184 (kG.m). 

Chọn a =2 cm  ho = 30 - 2 = 28 cm  

         
2

0R b.h
m

b

M
 =

2

118400

115.10.28
 = 0,104 

          0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,104) 0,947m
 

          
0

118400
1,6

R h 2800.0,947.28
s

s

M
A  (cm2). 

Thép trong dầm thang đặt 1 16,Fa=2.01 (cm2) cho thanh thép trên chịu mômen âm 

và 1 14, Fa = 1,539 (cm2) cho thanh thép dưới chịu mômen dương. 

- Tính toán cốt thép ngang: 

    Lực cắt lớn nhất tại gối: 
max

. 966,5.3,567
1724( ) 1.724( )

2 2

q l
Q kG T . 

 Để dầm không bị phá hoại do bê tông bị ép vỡ theo dảI nén nghiêng. Lực cắt 
phải thỏa mãn: 

   max 1 00,3. . . .bQ R b h    

+ ) Kiểm tra điều kiện tính toán: 

min 3 0. . .b b btQ R b h  

      min 0,6.0,9.100.280 17640( ) 1,764( )bQ N T  

max min1,724 1,764( )bQ Q T  Không  phải tính cốt đai chịu cắt mà chỉ bố trí cốt 

đai theo cấu tạo. 
           Chọn thép đai là  6 a 150 cho toàn cốn thang.  
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Hình 4..5: Bố trí thép cốn cầu thang CT1. 
 

4.5: Tính toán dầm chiếu nghỉ , chiếu tới. 

a) Tải trọng: 

Chọn dầm tiết diện 220 x300(mm). 
+) Tải bản thân dầm thang: 

 g1 = 1,1 . 0,22 . 0,3 . 2500 =181,5(kG/m). 
+) Tải bản chiếu nghỉ truyền vào: 

Bản chiếu nghỉ có 2

1

3,6
1,84 2

1,95

l
r

l
 

1

2

2 3 2 3

1,9
0,27

2. 2.3,6

1 2. 1 2.0,29 0,29 0,87

l

l

K

 

g2=0,87.0,5 . 1,95. 847,2=719 (kG/m). 
+)  Tải do lan can tay vịn bằng sắt: 
        g3 = 1,1 . 50 = 55(kG/m).  
+) Tổng tải trọng tác dụng lên dầm thang theo phương đứng là: 

q = 181,5 + 719 + 55 = 955,5(kG/m). 

  +) Tải tập trung do cốn thang truyền vào: 
                           P =966,5 . 3,567/2 = 1723,7 (kG). 
Dầm thang được xem gần đúng như một dầm đơn giản  

b)  Tính toán cốt thép: 

- Tính toán cốt thép dọc: 
Mômen lớn nhất ở giữa nhịp là:  

         M=
2 .

8 4

ql P l
=

2955,5.3,6 1723,7.3,6

8 4
= 3100 (kG.m) 

Chọn a = 2 cm  ho = 30 - 2 = 28 cm  

         
2

0R b.h
m

b

M
 =

2

310000

115.22.28
 = 0,124 

          0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,124) 0,934m  



đồ án TỐT NGHIỆP   TRỤ Sở CÔNG AN QUẬN BA ĐÌNH 

SVTH:  NGHIÊM VĂN HƯNG     lớp: xd1401d      

MSV : 1012104003 

60 

          
0

310000
4,23

R h 2800.0,934.28
s

s

M
A  (cm2). 

Thép trong dầm thang đặt 2 18, Fa=5,09 (cm2) cho thanh thép dưới chịu mômen 

dương và 2 16 làm cốt giá. 

- Tính toán cốt thép ngang: 
    Lực cắt lớn nhất tại gối: 

max

. . 955,5.3,6 1723,7.3,6
4822,7( ) 4,82( )

2 2 2 2

q l P l
Q kG T   

Để dầm không bị phá hoại do bê tông bị ép vỡ theo phương đứng. Lực cắt phải thỏa 
mãn: 

   max 1 00,3. . . .bQ R b h    

+)  Kiểm tra điều kiện tính toán: 

min 3 0. . .b b btQ R b h  

      min 0,6.0,9.220.280 38808( ) 3,881( )bQ N T  

max min4,82 3,881( )bQ Q T  phải tính cố t đai  

+)  Kiểm tra điều kiện về ứng suất nén chính :  

Giả thiết:    1 1,05 ; 1 1 . 1 0,01.13 0,87b bR  

1 1 00,3. . . . . 0,3.1,05.0,87.14,5.220.280 244781,46( ) 24,5( )bt w b bQ R b h N T  

Thoả mãn điều kiện max 4,82 19,2( )btQ Q T  

Đồng thờ i thoả mãn điều kiện max 4,8 0,7. 17,15( )btQ Q T  

Lực cắt không lớn,  có thể tính toán theo công thức thực hành  

+ )Tính toán cốt đai:  

2 2 7

2 0.(1 ). . . 2.0,9.220.280 3,6.10 ( . )b b f n btM R b h N mm . 

7

* 04

max

2. 2.3,6.10
1500( ) 2. 560

4,8.10
bM

C mm h
Q

 

Lấy C = 1500 (mm), C0= 2.h0 = 560(mm)  

7
33,6.10

24.10 ( )
1500

b
b

M
Q N

C
  

min 38808( )bQ N  

Lấy Qb không nhỏ hơn Q bmin; Qb=38808 (N) 

4

max
1

0

4,8.10 38808
16,77( / )

560
b

sw

Q Q
q N mm

C
 

min
2

0

38808
69( / )

2. 560
b

sw

Q
q N mm

h
 

Lấy qsw = 69 

Với h=300, chọn dùng đai 6 , hai nhánh, 

22.28,3 56,6( )swA mm  

. 175.56,6
144( )

69
sw sw

sw

R A
s cm

q
 

Chọn thép đai tại đầu dầm đoạn 1/4 dầm là 6 100a , đoạn giữa dầm chọn 6 150a   
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Hình 4.6: Bố trí thép dầm chiếu tới- chiếu nghỉ thang CT1. 

4.6: Tính toán dầm thang. 

a)  Tải trọng: 

Chọn dầm tiết diện 220 x300(mm). 
+) Tải bản thân dầm thang: 
                           g1 = 1,1 . 0,22 . 0,3 . 2500 =181,5(kG/m). 
+) Tải bản chiếu nghỉ truyền vào: 

Bản chiếu nghỉ có 2

1

3,6
1,84 2

1,95

l
r

l
 

1

2

2 3 2 3

1,9
0,27

2. 2.3,6

1 2. 1 2.0,29 0,29 0,87

l

l

K

 

g2=0,87.0,5 . 1,95. 847,2=719 (kG/m). 
+)  Tải do lan can tay vịn bằng sắt: 
       g3 = 1,1 . 50 = 55(kG/m).  
+ ) Tổng tải trọng tác dụng lên dầm thang theo phương đứng là: 

q = 181,5 + 719 + 55 = 955,5(kG/m). 

Dầm thang được xem gần đúng như một dầm đơn giản  
b)  Tính toán cốt thép: 

- Mômen lớn nhất ở giữa nhịp là:  

   Chọn a =2 cm  ho = 30-2=28 cm  

         M=
8

2ql
=

2955,6.3,6

8
=548,1 (kG.m). 

         
2

0R b.h
m

b

M
 =

2

154810

115.22.26
 = 0,062 

          0,5.(1 1 2. ) 0,5.(1 1 2.0,062) 0,967m
 

           
0

154810
2,04

R h 2800.0,967.28
s

s

M
A  (cm2) 
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Thép trong dầm thang đặt 2 16, Fa = 4,02 cm2 cho thanh thép dưới chịu mômen 

dương và 2 14 làm cốt giá. 

- Tính toán cốt thép ngang: 

    Lực cắt lớn nhất tại gối: 
max

. 955,6.3,567
1704,3( ) 1,71( )

2 2

q l
Q kG T   

Để dầm không bị phá hoại do bê tông bị ép vỡ theo dải nén nghiêng. Lực cắt phải 
thỏa mãn: 

   max 1 00,3. . . .bQ R b h    

+)  Kiểm tra điều kiện tính toán: 

min 3 0. . .b b btQ R b h  

  min 0,6.0,9.220.280 38808( ) 3.8( )bQ N T  

max 01,71 3,8( )Q Q T  Không  phải t ính cốt đai chịu cắt mà chỉ  bố trí cố t đai theo cấu tạo.  

Chọn thép đai là  6 a 150 cho toàn cốn thang.  

 

 
Hình 4.7: Bố trí thép dầm thang CT1. 
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Chương 5: Thiết kê móng. 
  

5.1 : Cơ sở tính toán. 

5.1.1: Quy trình thiết kế móng. 

1. Thống kê các tài liệu, thông số thiết kế : đát nền, vật liệu, tải trọng, tiêu 
chuẩn thiết kế, các yêu cầu riêng đối với công trình nếu có. 

2. Chọn loại cọc, chiều sâu hạ cọc, chiều sâu chôn đai. Việc chọn loại cọc tiến 
hành trên cơ sở các phương án cọc được đề xuất, đánh giá tùy theo điều kiện cụ thể của 
công trình, khả năng thi công, các chỉ tiêu về kinh tế kĩ thuật tổng hợp. 

3. Xác định sức chịu tải của cọc đơn. 
4. Xác định số lượng cọc, bố trí cọc trong đài. 
5. Kiểm tra tảitrọng tác dụng lên cọc. 
6. Kiểm tra tính toán cọc và đài cọc. 
7.  Kiểm tra ổn định tổng thể, dự báo độ lún của móng cọc. 
8. Hoàn thiện thiết kế và bản vẽ 

5.1.2: Số liệu thiết kế móng cho công trình.  

a)  Tài liệu địa chất. 

Theo “ Báo cáo khảo sát địa chất công trình VIỆN KIỂM DỊCH SINH HỌC QuốC 

GIA - Đống đa_ hà nội “ gia đoạn phục vụ thiết kế thi công: 
Khu đất xậy dựng tương đối bằng phẳng được khảo sát bằng phương pháp khoan 

thăm xuyên tĩnh SPT từ trên xuống gốm các lớp đất có chiều dày ít thay đổi trên mặt 
bằng.  

Địa tầng tại vị trí công trình như sau : 
- Lớp 1: Đất trồng trọt dày trung bình 0,5(m). 
- Lớp 2: Sét pha dẻo dày trung bình 4,2 (m). 
- Lớp 3: Sét pha dẻo mềm dày trung bình 7,4 (m). 
- Lớp 4: Sét pha cứng dày trung bình 3,2 (m). 
- Lớp 5: Cát hạt trung, chặt vừa có chiều dày chưa kết thúc trong phạm vi hố khoan 

sâu 32 (m). 
      Bảng 5.1: Chỉ tiêu cơ học, vật lí của đất.  

 
 

Lớp 

 
Tên đất 

(trạng thái) 

 
Chi
Òu    

dày 
(m) 

Dung 
trọng 

tn 

w 

(t/m3) 

 
W 
% 

 
Wd 
% 

 
 

 
Wc

h 
% 

 
Id 
% 

 
Il 

 
C 

kg/c
m2 

 

 
độ 

 
E 

t/m2 

 
φ ◦ 

 
N60 

t/m
2 

   1 Đất trồng 
trọt 

 0,5    1,6           

   2 Sét pha 
(dẻo) 

 4,2   1,85 31,2 22  36   14 0,65   0,1  16   1000   16 16 

   3 Sét pha (dẻo 
mềm) 

  7,4   1,75 39 31 45   14 0,57 0,055  11   700   11 10 

   4 Sét pha 
(cứng) 

  3,2   1,9 23,9 26,5 37,7  11,2  <0   0,2 13,5   1600   13,5 21 

   5 Cát hạt 
trung(chÆt 
vừa) 

 25,7   1,87 18,9      0,18  30   2500   30 32 
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sét pha CỨNG

2

5

4

3

sét pha dẻo

sét PHA DẺO MỀM

cát hạt TRUNG CHẶT VỪA

ký hiệu

1 đất lấp 

CỐT TỰ NHIÊN

 
 

Hình 5.1: Trụ địa chất của công trình. 

b)  Phương pháp thi công móng. 

Với các lớp đất như trên thì không thể sử dụng phương án móng nông được mà 
phải sử dụng phương án móng sâu để truyền tải trọng xuống lớp đất tốt ở phía dưới. 

Giả sử nếu dùng phương án móng nông đặt ở lớp 2 : 
Lực dọc truyền xuống móng có tải trọng lớn nhất là N = - 198,4( T) 
Sức chịu tải của đất ở lớp 2: R0 = 250 KG/m2 
Diện tích móng sơ bộ sẽ là: F = N / R0 = 198400 / 250 = 794( m2). 
Như vậy diện tích móng sẽ là rất lớn do đó phương án móng nông là không hợp lí. 
Với phương án móng sâu có thể truyền tải trọng xuống các lớp đất tốt, có các 

phương án móng sâu như sau: 
- Phương án cọc ép:  

Với móng cọc ép sức chịu tải của cọc nhỏ do đó số lượng cọc trong đài sẽ lớn 

dẫn đến đài móng lớn làm cho giá thành tăng, mặt khác với cọc ép giá thành để ép 

cọc đắt hơn cọc đóng và với mặt bằng khu đất rộng rãi thì có thể dùng cọc đóng để 

giá thành hạ và sức chịu taỉ của cọc đóng cũng cao , nhưng ưu điểm của cọc ép là 

không gây ồn trong quá trình thi công. 

-  Phương án cọc nhồi: 

Với móng cọc nhồi có sức chịu tải rất lớn mà tải trọng công trình truyền xuống lại 
không lớn do đó công trình này dùng móng cọc nhồi không kinh tế. Cọc nhồi có sức 
chịu tải lớn nhưng khâu kiểm tra chất lượng của cọc rất khó khăn, vấn đề thi công cũng 
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khá phức tạp đòi hỏi phải có trình độ mới thi công được. Giá thành để thi công cọc 
khoan nhồi cũng đắt hơn thi công cọc đóng và cọc ép. 

- Phương án cọc đóng: 

Phương án móng cọc đóng tỏ ra hiệu quả hơn cả vì các lí do sau: 
 +) Sức chịu tải của cọc đóng bao giờ cũng cao hơn cọc ép do đó số lượng cọc  

giảm, làm cho diện tích móng giảm làm giảm giá thành công trình  
 +) Thời gian thi công nhanh, vấn đề kiểm tra chất lượng được chặt chẽ và đơn 

giản hơn. 
 +) Giá thành thi công cọc đóng rẻ hơn 2 loại cọc ép và cọc nhồi  
Nhưng cọc đóng lại gây ồn  trong qua tình thi công 
Các phương án so sánh ở đây chỉ là định tính, còn nếu chính xác thì phải tính toán với 

từng phương án sau đó dùng các chỉ tiêu để so sánh rồi quyết định lựa chọn phương án.  
Căn cứ vào đặc điểm công trình, điều kiện thủy văn, ta chọn giải pháp móng cọc 

ép. Để các cọc trong đài chỉ chịu lực dọc trục nên ta tính toán theo móng cọc đài thấp. 
c)   Vật liệu thiết kế móng. 

 Vật liệu làm đài móng là bê tông cốt thép có: 
+) BT B20 có Rb =115 (kG/cm2) ; Rbt=9,0 (kG/cm2

 )    

+) Thép < 10 : Dùng loại AI có:  RS = 2250 (kG/cm2), RSW = 1750 (kG/cm2). 

+) Thép > 10 : Dùng loại AII có: RS = 2800 (kG/cm2), RSW = 2250 (kG/cm2). 

Vật liệu làm cọc: 
- BT B25 có Rb =145 (kG/cm2) ; Rbt=10,5 (kG/cm2

 )    

- Thép < 10 : Dùng loại AI có:  RS = 2250 (kG/cm2), RSW = 1750 (kG/cm2). 

- Thép > 10 : Dùng loại AII có: RS = 2800 (kG/cm2), RSW = 2250 (kG/cm2). 

d)  Tải trọng thiết kế móng. 

Từ bảng tổ hợp ta lựa chọn nội lực để tính toán móng, tổ hợp được dùng để tính 
toán là tổ hợp Nmax ,Mtư . 

Gía  trị nội lực tính toán dưới chân cột khung trục 3 là: 
 Cột trục A:  M = 8,5 (T.m)                Cột trục C:  M = 14,4 (T.m)  
           N = 150(T)     N = 198(T) 
            Q = 4,14(T) Q = 6,15 (T) 
  Cột trục B:  M = 14,4 (T.m)      Cột trục D:  M = 8,61 (T.m) 
           N = 185 (T)     N = 168,82 (T) 
            Q = 6,14 (T)     Q = 4,17 (T) 

5.2 : Thiết kế móng. 

5.2.1:  Chọn chiều sâu chôn móng. 

Tính hmin-chiều sâu chôn móng yêu câu nhỏ nhất 

0

min 0,7. (45 )
2 '

Q
h tg

b  

Trong đó:  

Q:Tổng lực ngang:
axM

xQ 6,15(T). 

' :Dung trọng riêng của lớp đất đặt đài '=1,85(T/m3)  

b:Bề rộng đài chọn sơ bộ b=1,5(m) 

φ:Góc ma át trong 010  

Ta cú : hmin=0,85(m);Ta chọn hm= 1,5 (m)>hmin=0,85(m) 

Với độ sâu đáy đài đủ lớn,lực ngang Q nhỏ,trong tính toán gần đúng coi như bỏ 
qua tải trọng ngang. 
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5.2.2:  Chọn cọc và xác định sức chịu tải của cọc. 

a)  Chọn cọc. 

Tiết diện cọc 300 x 300(mm). 
Chiều dài cọc cần thiết là:  đáy đài đặt sâu 1,5(m) so với cốt tự nhiên: - 2,25(m) so 

với cốt 0.000,  phần cọc ngàm vào đài là 10 (cm) phần đập bỏ đầu cọc là 60 (cm). Cọc 
được đóng sâu vào lớp 5 là 0,5(m): 

Chiều dài cọc là: 
  L = 0,6 + 0,1 + ( 0,5 + 4,2 + 7,4 + 3,2 - 1,5 ) + 0,5 = 15 (m) 
 Chọn chiều dài cọc là 15 (m). Cọc chia làm hai đoạn: đoạn cọc đầu dài 7(m), 

đọan cuối cọc dài 8(m). Nối bằng hàn bằng bản mã. 
CỐT TỰ NHIÊN

sét pha CỨNG

2

5

4

3

sét pha dẻo

sét PHA DẺO MỀM

cát hạt TRUNG CHẶT VỪA

ký hiệu

1 đất lấp 

 
Hình 5.2: Chiều sâu chôn cọc . 

b) Sức chịu tải của cọc. 

- Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc. 

Dự kiến đặt 4 18 Fa = 10,18 (cm2), thép nhóm AII có Ra = 2800 KG/cm2. 
Bê tông B25 có Rb =145( kG/cm2) 
Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc : 
       Pvl = .(Rb.Fb + Ra.Fa)                         (5.1) 
( m : hệ số điều kiện làm việc phụ thuộc loại móng và số lượng cọc trong móng, ở 

đây dự kiếnkhoảng 5÷ 8 cọc nên chọn  m = 0,9) 

  =>  Pvl = 0,9. (145 .30.30 + 2800.10,18) = 143.103 (kG) = 143 (T). 

- Sức chịu tải của cọc theo đất nền. 

+) Xác định theo kết quả của thi nghiệm trong phòng ( phương pháp thống kê). 

Sức chịu tải của cọc theo nền đất xác định theo công thức:          

                        csgh QQP                                                (5.2) 

           Sức chịu tải tính toán:  [ ]
gh

tc

P
P

k
                                       (5.3) 
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    sQ : ma sát giữa cọc và đất xung quanh cọc:  
n

i

iiis huQ
1

1                     (5.4) 

     ih - Chiều dày lớp đất mà cọc đi qua 

     cQ  : lực kháng mũi cọc:    FRQc ..2                        (5.5) 

Trong đã:   

 21; - hệ số điều kiện làm việc của đất với cọc vuông, hạ bằng phương pháp ép. 

Tra bảng 3.5 trang110 sách “Giaó trình nền và móng” có 121  

             F - Là diện tích cọc: 20,3.0,3 0,09( )F m  

 iu - chu vi cọc: 4 0,3 1,2( ).iu m   

  R:  sức kh¸ng giới hạn của đất ở mũi cọc. Với 16,55( )mh m , mũi cọc đặt ở lớp 

cát trung, chặt vừa. Tra bảng 3.4 trang 110 sách “Giáo trình bài giảng nền và móng” ta 

được 24400( ) 440( / )R kPa T m  

            i - lực ma sát trung bình của lớp đất thứ i quanh mặt cọc. Chia đất thành 

các lớp đất đồng nhất, chiều dày mỗi lớp   2m như hình vẽ. Ta lập bảng tra được i  

theo ih ( ih - khoảng cách từ mặt đất đến điểm giữa của mỗi lớp chia. Tra bảng 3.3 trang 

109 sách  “Giáo trình bài giảng nền và móng” ta được: 

Bảng 5.2: Lực ma sát trung bình của các lớp đất 

Zi(m) Độ sụt I1 τi T/m2 hi(m) τi.hi 

2,1 0,65 0,953 1,2 1,1436 

3,1 0,65 1,27 2 2,54 

5,7 0,57 1,93 2 3,86 

7,7 0,57 2,03 2 4,06 

9,7 0,57 2,21 2 4,42 

11,4 0,57 2,35 1,4 3,29 

13,1 <0 6,64 2 13,28 

14,7 <0 6,83 1,2 8,196 

15,8 Cát hạt 
trung 

7,55 1 7,555 

=> 1 2gh i i iP u h RF  

1.1,2. 1,1436 2,54 3,86 4,06 4,42 3,29 13,28 8,196 7,555 1.440.0,09ghP

  58 39,6 97,6( )T  

Theo TCXD 205: ktc là hệ số an toàn, cọc chịu nén lấy 1, 4tck    

=> 
97,6

[ ] 69,7 70( )
1,4

P T  

+)Theo kết quả của thi nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT (theo công thức Meyerhof). 

        csgh QQP                                                (5.6) 

      
s

gh

F

P
P               (5.7) 
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  1 .c m cQ K N F   sức kháng phá hoại của đất ở mũi cọc                                    (5.8) 

( mN  - số SPT của lớp đất tại mũi cọc). 

2

1

. . .
n

s i i

i

Q u K N l : sức kháng ma sát của đất ở thành cọc.                                  (5.9) 

       ( iN  - số SPT của lớp đất thứ i mµ cọc đi qua (bỏ qua lớp 2)  

Với cọc ép:  K1 = 400 (Kn/m2), K2 = 2 (Kn/m2). 

   =>  1. . 400.28.0,09 1008( )c m cQ K N F kN  

    => 
2

1

. . 1,2.2.(4,2.14 10.7,4 18.3,2 28.0,5) 490,56( )
n

s i i

i

Q U K N l kN   

  => csgh QQP =1008 + 490,56=1498,56 (kN)  

s

gh

F

P
P   Theo TCXD 205: 35,2sF .Ta chän 3sF  

=> 
1498,56

499,52( ) 50( )
3

gh

s

P
P kN T

F
 

=> Sức chịu tải của cọc lấy theo kết quả xuyên tiêu chuẩn SPT  [P] = 50 (T) 

5.2.3: Thiết kế móng trục B-C khung  trục 3 (Móng M2). 

a)  Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng. 

Khoảng cách 2 cột là 2,4(m). 
Tải trọng tính toán tại chân cột trục B của khung K3 là: 
MB = 14,4(T.m) 
            NB = 185(T) 
             QB = 6,14 (T) 
Tải trọng tính toán tại chân cột trục C của khung K3 là: 
MC = 14,4 (T.m) 
            NC = 198 (T) 
             QC = 6,15 (T) 

Tải trọng trên là tải trọng chưa kể đến trọng lượng bản thân của giằng, tường tầng 1. 
Do đó ta phải tính thêm tải trọng của phần này. 

- Tường tầng 1 là tường 220( tính toán có trừ cửa): 

               g1 =lt.ht.bt.γt.n.k                                           (5.10) 

Trong đó:    lt là chiều dài tường xây 

 ht là chiều cao tường xây 

 bt là chiều rộng tường xây 

 γt là trọng lượng riêng của gạch, lấy  γt =1,8 (T/m3) 

 n là hệ số an toàn , lấy =1,1 

 k là hệ số trừ cửa ,lấy =0,7 

Dựa vào bản vẽ kiến trúc ( mặt bằng tầng 1) ta có tải trọng tường tác dụng lên chân 
cột trục B và trục C  là: 

     gB = ((3,6-0.3) 4,2+(4,05-0,5) 3,75) 0,22 1800 1,1 0,7=8120(kG) =8,12(T). 

    gC = (3,6-0.3) 4,2 0,22 1800 1,1 0,7=4200(kG) =4,2(T). 

 - Tải trọng do giằng móng, giằng móng lấy tiết diện b x h =0,3 0,5(m). 

         g2= (0,3 0,5 2500 1,1) (3,6+4,05+1,2)=3650(kG)= 3,65(T). 
 - Tải trọng do tường và giằng tác dụng lên chân cột trục B là: 
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     N0B = gB + g2                                                               (5.11) 

                 N0B = 8,12 +3,65 =11,77 (T)≈ 12 (T).  

- Tải trọng do tường và giằng tác dụng lên chân cột trục C là: 

N0C = 4,2 +3,65 =7,8 (T)≈ 8 (T). 

=> NB
tt =N0B+NB =12+185 =197(T) 

=> NC
tt =N0C +NC =8+198 =206(T) 

Tổng nội lực tác dụng lên đài móng là:  
     ∑M0

tt = MB+ MC =14,4+14,4=28,8(T.m) 

    ∑N0
tt = NB

tt + NC
tt  =197+206=403(T) 

∑Q0
tt= QB+ QC =6,14+6,15=12,29(T) 

Nhận thấy:  M và Q rất nhỏ nên tính gần như móng chịu nén đúng tâm. Ta có nội 

lực tiêu chuẩn tác dụng tại đỉnh móng là: 

  0

0

28,8
25,1( )

1,15 1,15

tt

tc M
M T

  

0

0

12,29
10,68( )

1,15 1,15

tt

tc Q
Q T

 

0

0

403
350( )

1,15 1,15

tt

tc N
N T  

Xác định sơ bộ chọn số lượng cọc:     0.
[ ]

tcN
n

P
                                              (5.12) 

 β =1,2 : hệ số kể đến độ lệch tâm và đất ở trên đài và trọng lượng đài. 

=> 
350

1,2.
50

n  =8,4(cọc). Vậy chọn số lượng cọc là 10 (cọc) 

Từ kích thước cọc và số lượng cọc ta chọn được kích thước đài như hình vẽ trên cơ 
sở của các nguyên tắc sau: 

-  Khoảng cách giữa các cọc trong đài đảm bảo điều kiện l >3D( D là đường kính 
cọc). Ta có D =300(mm) => 3D =900(mm), ta chọn theo phương cạnh dài là 
1400(mm), cạnh ngắn là 1000(mm). 

- Khoảng cách từ mép ngoài của cọc biên tới mép ngoài gần nhất của đài cọc 
s>D/2 . Ta cã D/2 =0,5.300 =150(mm). Chän150(mm). 

- Lớp bê tông lót dưới đáy đài rộng hơn mép đài là 100(mm) 

- Đài cọc bố trí như hình vẽ, kích thước sơ bộ đài cọc là: 2,6 x4,8 x08(m) 
Bố trí cọc như sau: 

 
Hình 5.4: Bố trí cọc trong đài. 

b)  Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc. 
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Do bố trí hệ cọc trong đài là đối xứng như hình 5.4 nên ta dễ nhận thấy trọng tâm 
nhóm cọc là trọng tâm của hình chữ nhật có kích thước 4,8 x2,6(m). 

=> Khoảng cách từ trọng tâm cột trục B tới trọng tâm nhóm cọc là: eB =1,34(m). 
=> Khoảng cách từ trọng tâm cột trục C tới trọng tâm nhóm cọc là: eC =1,34(m). 
Diện tích đáy đài thực: 
                    F® = 2,6.4,8 = 12,48 (m2). 
Chọn chiều cao đài chọn hđ = 0,8(m). 
Trọng lượng đài và đất trên đài: 
       Ntt

®  = 1,1.12,48.2,25.2 = 61(T) 
  =>  N®

tc =61/1,15=53(T) 
Nội lực tại đáy đài là: 
               Ntc = N0

tc +N®
tc  =  350+ 53= 403( T)                                                  (5.13) 

    Mtc = M0
tc+ Q0

tct.h®+1,34(NC
tc -NB

tc )                                                 (5.14) 
 = 25,1+10,68.0,8+1,34(179-171)= 43,3( T.m) 
Lực truyền xuống các dãy cọc biên là: 

     P max,min = 
max0 max

2 2
2 2

1 1

. . 403 43,3.2,1

10 4.2,1 6.0,7

tctc tc
y x

n n

i i

i i

M xN M y

n
x y

                       (5.15) 

  => Pmax = 45 (T) 
  => Pmin = 35,5 (T) 
Trọng lượng cọc: Pc = 0,3.0,3.2,5.1,1.15 = 3,71 (T) 
 Pmax

tc  =  Pc + P max = 48,71 (T) < [P]= 50(T)  
 Pmin 

tc =35,5 > 0, tức không có cọc bị  nhổ 
      => Cọc đủ khả năng chiu lực. 

c)  Kiểm tra tổng thể đài cọc. 

 Gỉa thiết coi móng cọc là khối móng quy ước như hình vẽ: 

- Kiểm tra áp lực dưới đáy khối móng. 

+)  Điều kiện kiểm tra:    

                                      pqư   Rđ  

          pmaxqư 1,2.Rđ                                                                (5.16) 

   +)  X¸c định khối mãng quy ước: 

Chiều cao khối mãng quy ước tính từ mặt đất đến mũi cọc HM = 15,8(m). 

Dùng sơ đồ 1o đối với nền nhiều lớp: 

Diện tích đáy móng khối quy ước xác định theo công thức sau đây: 

            )2)(2( 11 LtgBLtgLBLF ququdq                               (5.17)                  

4

tb  (trong đó tb  - góc ma sát trung bình của các lớp đất từ mũi cọc trở lên) 

=> tb = 02 2 3 3 4 4 5 5

2 3 4 5

16.3,2 11.7,4 13,5.3,2 30.0,5
13,4

3,2 7,4 3,2 0,5

h h h h

h h h h
     (5.18) 

=>  = 3,350  

1 4,8( )L m  - khoảng cách giữa 2 mép ngoài cùng của cọc theo phương x 

1 2,6( )B m - khoảng cách giữa hai mép ngoài cùng của cọc theo phương y 

Vậy kích thước đáy móng khối quy ước như sau: 
' '(4,8 2 14,3 3 35 ) (2,6 2 14,3 3 35 )o o

dqF tg tg  
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         2(4,8 1,67) (2,6 1,67) 8 4,34 34,7( )m  

   +) Xác định tải trọng  tiêu chuẩn dưới đáy khối mãng quy ước(mòi cọc): 

Diện tích đáy móng khối quy ước:  
28 4,34 34,7( )qu qu quF L B m m m  

Mô men chống uốn Wx của quF  là: 

2 2
34,34 8

46,3( )
6 6

qu QU

x

B L
W m                                                (5.19) 

 Tải trọng thẳng đứng tại đáy móng khối quy ước: 

. . 403 2.34,7.15,8 403 1097 1500( )tc qu quN F h T                    (5.20) 

Mômen tiêu chuẩn tại đáy móng quy ước là: 

0 43,3( )tc tcM M T  

Áp lực tiêu chuẩn tác dụng tại đáy móng khối quy ước: 

               Ptc
max,min = 0 0

tc tc

qu qu

N M

F W
                                                          (5.21) 

=> 2

max

1500 43,3
44,2( / )

34,7 46,3
P T m  

=> 2

min

1500 43,3
42.2( / )

34,7 46,3
P T m  

=> 2max min 44,2 42,2
43,2( / )

2 2
tbP T m  

    +) Cường độ tính toán của đất ở đáy khối quy ước (Theo công thưc của 

Terzaghi): 

s

ccqqqu

s

gh

d
F

NcSNqSNBS

F

P
R

........5,0
                               (5.22) 

      quhq .                                                               (5.23) 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

1 2 3 4 5

3

.

1,6.0,5 1,85.4,2 1,75.7,4 1,9.3,2 1,87.0,5
1,8( / )

0,5 4,2 7,4 3,2 0,5

h h h h h

h h h h h

T m

          (5.24)           

ccqqqugh NcSNqSNBSP ........5,0                                            (5.25) 

Trong đó:  
4,34

1 0,2 1 0,2. 0,89
8

qu

qu

B
S

L
 

   1qS   

   
4,34

1 0,2 1 0,2 1 0,15 1,1
8

qu

c

qu

B
S

L
 

   c -là lực dính của đất, lớp 5 là cát nên c =0 

  Lớp 5 có  =300  Tra bảng 2.5 trang 36 sách  “Giáo trình bài giảng nền và móng” 

ta được: N  =21,8 ; Nq = 18,4 ; Nc = 31,1 
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       => 
20,5.0,89.1,87.4,34.21,8 1.1,8.15,8.18,4

200,6( / )
3

dR T m
 

  Kiểm tra điều kiện ứng suất đáy móng khối quy ước theo công thức 5.16, ta có : 
    Ptc

max = 44,2(T/m2) < 1,2Rd = 240,7 ( T/m2) 
            Ptc

tb = 43,2 (T/m2) < Rd =200,6  ( T/m2) 
  Vậy đát nền dưới móng khối quy ước thoả mãn điều kiện về ứng suất . 

- Kiểm tra lún cho móng cọc. 

Nền đất dưới đáy móng khối quy ước gần như là nền đồng nhất vì vậy ta áp dụng 
phương pháp dự báo lún bằng cách áp dụng trực tiếp lí thuyết đàn hồi. 

Độ lún của móng công trình được xác định theo công thức : 

 
. .(1 )

.
gl o

const

P b
S

E                                                      (5.26) 

Trong đó:  +) ωconst là hệ số hình dạng ứng với độ lún của móng tuyệt đối cứng. Tra 

bảng 2.9 trang 52 sách  “Giáo trình bài giảng nền và móng”. Ta có ωconst =1,17. 

                  +) 
2. 43,2 1,8.15,8 14,7( / )gl tb tb quP P h T m

 
                  +) b là bề rộng móng: b=2,6(m). 

                  +) μ0 là hệ số nở hông của đất.Tra bảng 2.8 trang 52 “Giaó trình bài giảng  

                    nền và móng” .Với nền đất đáy mónglà đất cát nên ta có:à0 =0,25. 

                +) E0 =2500(T/m2). 

 =>  
14,7.2,6.(1 0,25)

1,17. 0,013( ) 1,3( ).
2500

S m cm  

Vậy ta có : S =1,3 (cm) < Sgh = 8 (cm). 

- Tính toán đài nhóm cọc. 

 
Hình 5.5 : Đài cọc hợp khối trục B-C. 

 Ta có phản lực đầu cọc: 

Bảng 5.3: Phản lực đầu cọc trong đài. 

cọc 
yi 

(m) 
∑yi

2 
Pi 

(T) 

1 -2,1 
20,

58 
35,5 
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2 -0,7 
20,

58 
38,8 

3 0,7 
20,

58 
42 

4 2,1 
20,

58 
45 

5 -0,7 
20,

58 
38,8 

6 0,7 
20,

58 
42 

7 -2,1 
20,

58 
35,5 

8 -0,7 
20,

58 
38,8 

9 0,7 
20,

58 
42 

10 2,1 
20,

58 
45 

+)Tính toán đâm thủng của cột . (TCVN5574-91) 

 Ta có tiết diện cột trục B và trục C khung trục3 là bc x lc = 30 x 50 (cm). 
 Ta chọn tiết diện cổ móng là 40 x 60 (cm) để tính toán đài. (Gỉa thiết bỏ qua 

ảnh hưởng của cốt thép ngang) 
 Chọn lớp bảo vệ a=10(cm). Gỉa thiết hđ =0,8(m) => h0 =hđ-a =80-10 =70(cm). 
Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng hình tháp: 

      cdtdt PP                                                      (5.27) 

Trong đó:   

 dtP   - lực đâm thủng, bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm vi của đáy tháp 

đâm thủng. 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(35,5.2) (38,8.3) (42.3) (45.2) 403,4( )

dt

dt

P P P P P P P P P P P

P T
 

          cdtP - lực chống đâm thủng.  

kocccdt RhChCbP )()( 1221   (theo bê tông II)                       (5.28) 

1, 2  các hệ số được xác định như sau:  

  2 2

1

1

0,7
1,5. 1 ( ) 1,5 1 ( ) 4,46

0,25

oh

C
                                                  (5.29) 

2 2

2

2

0,7
1,5. 1 ( ) 1,5. 1 ( ) 2,2

0,65

oh

C
                                                   (5.30) 
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C1, C2 – khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp đâm thủng:           

                     

N
tt

Q
tt

M
tt

 
    Hình 5.6 : Đáy tháp đâm thủng. 

C1 =0,7-(06/2+0,3/2)=0,25;  C2 = 1-(0,4/2+0,3/2)=0,65. 

=> 4,46.(0,4 0,65) 2,2.(0,6 0,25) .0,7.90 4,68 1,87 .0,7.90 413( )cdtP T  

Vậy:      403,4( ) 413( )dt cdtP T P T   

=> Chiều cao đài thỏa mãn điều kiện chống đâm thủng.  
+) Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt. 

Điều kiện cường độ được viết như sau: 

ko RhbQ ...                                                                         (5.31) 

Q- tổng phản lực của các cọc nằm ngoài tiết diện nghiêng: 

3 6 9 4 10 3.42 2.45 216( )Q P P P P P T  

 - hệ số không thứ nguyên 
2

1.7,0
C

ho                                                                  (5.32) 

 Lấy: 1 0,25( )C C m  

    

2
0,7

0,7. 1 2,1
0,25

 

=> 0. . . 2,1.2,6.0,7.90 344( )kb h R T  

=> 216( ) . . . 344( )o kQ T b h R T  

=>  thỏa mãn điều kiện phá hỏng trên tiết diện nghiêng theo lực cắt. 
Kết luận: chiều cao đài thỏa mãn điều kiện đâm thủng của cột và cường độ trên tiết 

diện nghiêng. 
d,  Tính toán cốt thép đài móng. 
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Ta xem đài làm việc như những bản conson bị ngàm ở tiết diện mép cột, hoặc mép 
tường. Tính mô men tại ngàm (Mô men lớn nhất) 

- Mômen tại mép cột theo mặt cắt I-I:  

       1 3 6 9 2 4 10( ) ( )IM r P P P r P P                                             (5.33) 

Trong đã:    MI: Mô mªn uốn ở tiết diện I-I. 

r1: khoảng cách từ trục cọc 3;6;9 đến mặt cắt I-I. 1 0,4( )r m      

r2: khoảng cách từ trục cọc 4;10 đến mặt cắt I-I. 2 1,8( )r m  

=> 3 6 9 4 100,4.( ) 1,8.( ) 0,4.45.3 1,8.42.2 205,2( . )IM P P P P P T m  

 
 
Cốt thép yêu cầu( chỉ đặt cốt đơn) 

     FaI   = 
a

I

Rh

M

..9,0 0

   = 2205,2 10 ^ 5
116,3( )

0,9.70.2800

x
cm                         (5.33) 

      Chọn 20 28, As = 123,16 (cm2) khoảng cách các thanh thép a = 100 (mm) 

Hàm lượng cốt thép: 
116,3

0,6% 0,05%
260 70

a

d o

F

B h
                     (5.34) 

  -Mô men tại mép cột theo mặt cắt II-II: 

       3 7 8 9 10( )IIM r P P P P  

   Trong đã:    MII: Mô mªn uốn ở tiết diện II-II. 

r3: khoảng cách từ trục cọc 7;8;9;10 đến mặt cắt II-II. 3 0,8 )r m     

    => 7 8 9 100,8.( ) 0,8.(35,5 38,8 42 45) 129( . )IIM P P P P T m   

FaII  = 
a

II

Rh

M

..9,0 0

  = 2129 10 ^ 5
73,1( )

0,9.70.2800

x
cm   

  Chọn 20 22, As = 76,02 (cm2) khoảng cách các thanh thép a = 170(mm). 

  Hàm lượng cốt thép: 
73,1

0,21% 0,05%
480 70

a

d o

F

L h
                        

=> Bố trí cốt thép với khoảng cách như trên có thể coi là hợp lý. 

e,  Tính toán cốt thép bên trên đài móng. 

 Dựa vào biểu đồ mômen ta thấy mômen ở giữa nhịp là dương nên ta không phải 

tính toán  thép lớp trên cho đài. Do đó ta đặt theo cấu tạo 18 a 200.  
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đài móng m2

5 5

6

55

6

 
Hình 5.7 : Bố trí thép trong đài móng M2. 

5.2.4: Thiết kế móng trục D khung trục 3(Móng M3). 

a)  Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng. 

Tải trọng tính toán tại chân cột trục D của khung K3 là: 
MD = 8,61 (T.m) 
            ND = 168,8 (T) 
             QD = 4,17 (T) 

Tải trọng trên là tải trọng chưa kể đến trọng lượng bản thân của giằng, tường tầng 1. 
Do đó ta phải tính thêm tải trọng của phần này. 

- Tường tầng 1 là tường 220( tính toán có trừ cửa): 

   g1 =lt.ht.bt.γt.n.k                     

Dựa vào bản vẽ kiến trúc ( mặt bằng tầng 1) ta có: 

        g1 = (3,6-0,3) 4,2 0,22 1800 1,1 0,7=4226(Kg)=4,226(T). 

- Tải trọng do giằng móng, giằng móng lấy tiết diện b x h =0,3 0,5(m). 

        g2= (0,3 0,5 2500 1,1) (3,6+4,05)=3150(kG)= 3,15(T). 
  - Tải trọng do tường và giằng tác dụng là: 
     N0

tt = g1 + g2                                                                        

                  N0
tt = 4,226 +3,15 =7,376 (T)≈ 7,4 (T). 

  Tổng tải trọng tác dụng xuống chân cột tầng 1 là:  

   N0D
tt = ND  + N0

tt = 168,8 +7,4 =176,2 (T) ≈ 177(T) 

Tổng nội lực tác dụng lên đài móng là:  
     ∑M0

tt = MD=8,61(T.m) 

    ∑N0
tt = N0D

tt =177(T) 

∑Q0
tt= QD=4,17(T) 

Nhận thấy:  M và Q rất nhỏ nên tính gần như móng chịu nén đúng tâm. Ta có nội 

lực tiêu chuẩn tác dụng tại đỉnh móng là: 
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   0

0

8,61
7,5( )

1,15 1,15

tt

tc M
M T

 

0

0

4,17
3,6( )

1,15 1,15

tt

tc Q
Q T

 

0

0

177
154( )

1,15 1,15

tt

tc N
N T  

Xác định sơ bộ chọn số lượng cọc:     0.
[ ]

tcN
n

P
                                                        

 β =1,2 : hệ số kể đến độ lệch tâm và đất ở trên đài và trọng lượng đài. 

=> 
154

1,2.
50

n  =3,7(cọc). Vậy chọn số lượng cọc là 5 (cọc) 

Từ kích thước cọc và số lượng cọc ta chọn được kích thước đài như hình vẽ trên cơ 
sở của các nguyên tắc sau: 

- Khoảng cách giữa các cọc trong đài đảm bảo điều kiện l >3D( D là đường kính 
cọc). Ta có D =300(mm) => 3D =900(mm), chọn là 1000(mm). 

- Khoảng cách từ mép ngoài của cọc biên tới mép ngoài gần nhất của đài cọc 
s>D/2 . Ta cã D/2 =0,5.300 =150(mm). Chän150(mm). 

- Lớp bê tông lót dưới đáy đài rộng hơn mép đài là 100(mm) 

- Đài cọc bố trí như hình vẽ, kích thước sơ bộ đài cọc là: 2,6 x1,6x0,8(m) 
Bố trí cọc như sau: 

 
Hình 5.8: Bố trí cọc trong đài. 

b)  Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc. 

Ttheo các giả thiết dâng đúng coi cọc chỉ chịu tải trọng dọc trục và cọc chỉ chịu 
nến hoặc chịu kéo  

Diện tích đáy đài thực: 
                    F® = 2,6.1,6 = 4,16 (m2). 
Chọn chiều cao đài chọn hđ = 0,8(m). 
Trọng lượng đài và đất trên đài: 
       Ntt

®  = 1,1.4,16.2,25.2 = 21(T) 
  =>  N®

tc =21/1,15=18(T) 
Nội lực tại đáy đài là: 
               Ntc = N0

tc +N®
tc  =  154+ 18= 172( T)                                                       

  Mtc = M0
tc+ Q0

tct.h® = 7,5+3,6.0,8= 10,38( T.m) 
4

2 2

1

4.1 4i

i

y  

Lực truyền xuống các dãy cọc biên là: 
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P max,min = 0 max

2
2

1

. 154 10,38.1

5 4.1

tc tc

x

n

i

i

N M y

n
y

 

  => Pmax = 33,4 (T) 
  => Pmin = 28,2 (T) 
Trọng lượng cọc: Pc = 0,3.0,3.2,5.1,1.15 = 3,71 (T) 
 Pmax

tc  =  Pc + P max = 37,11 (T) < [P]= 50(T). 
 Pmin 

tc =28,2 > 0, tức không có cọc bị  nhổ. 
=> Cọc đủ khả năng chiu lực. 

c)  Kiểm tra tổng thể đài cọc. 

 Gỉa thiết coi móng cọc là khối móng quy ước như hình vẽ: 

- Kiểm tra áp lực dưới đáy khối móng. 

+)  Điều kiện kiểm tra:    

                                      pqư   Rđ  

          pmaxqư 1,2.Rđ                                                                          

   +)  X¸c định khối mãng quy ước: 

Chiều cao khối mãng quy ước tính từ mặt đất đến mũi cọc HM = 15,8(m). 

Dùng sơ đồ 1o đối với nền nhiều lớp: 

Diện tích đáy móng khối quy ước xác định theo công thức sau đây: 

            )2)(2( 11 LtgBLtgLBLF ququdq                                                          

4

tb  (trong đó tb  - góc ma sát trung bình của các lớp đất từ mũi cọc trở lên) 

=> tb = 02 2 3 3 4 4 5 5

2 3 4 5

16.3,2 11.7,4 13,5.3,2 30.0,5
13,4

3,2 7,4 3,2 0,5

h h h h

h h h h
               

=>  = 3,350  

1 2,6( )L m  - khoảng cách giữa 2 mép ngoài cùng của cọc theo phương x 

1 1,6( )B m - khoảng cách giữa hai mép ngoài cùng của cọc theo phương y 

Vậy kích thước đáy móng khối quy ước như sau: 
' '(2,6 2 14,3 3 35 ) (1,6 2 14,3 3 35 )o o

dqF tg tg  

           (2,6 2 14,3 0,0585) (1,6 2 14,3 0,0585)  

           2(2,6 1,67) (1,6 1,67) 4,27 3,27 14( )m  

 +) Xác định tải trọng  tiêu chuẩn dưới đáy khối mãng quy ước(mòi cọc): 

Diện tích đáy móng khối quy ước:  
24,27 3,27 14( )qu qu quF L B m m m  

Mô men chống uốn Wx của quF  là: 

2 2
33,27 4,27

10( )
6 6

qu QU

x

B L
W m  

 Tải trọng thẳng đứng tại đáy móng khối quy ước: 

. . 172 2.14.15,8 172 427 599( )tc qu quN F h T  

Mômen tiêu chuẩn tại đáy móng quy ước là: 
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Áp lực tiêu chuẩn tác dụng tại đáy móng khối quy ước: 

Ptc
max,min = 0 0

tc tc

qu qu

N M

F W
 

=> 2

max

599 10,38
P 43,8( / )

14 10

tc T m  

=> 2

min

599 10,38
41,7( / )

14 10

tcP T m  

=> 2max min 43,8 41,7
42,75( / )

2 2
tbP T m  

    +) Cường độ tính toán của đất ở đáy khối quy ước (Theo công thưc của 

Terzaghi): 

s

ccqqqu

s

gh

d
F

NcSNqSNBS

F

P
R

........5,0
 

      quhq .                                                                             

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

1 2 3 4 5

3

.

1,6.0,5 1,85.4,2 1,75.7,4 1,9.3,2 1,87.0,5
1,8( / )

0,5 4,2 7,4 3,2 0,5

h h h h h

h h h h h

T m

 

ccqqqugh NcSNqSNBSP ........5,0                                            

Trong đó:  
3,27

1 0,2 1 0,2. 0,84
4,27

qu

qu

B
S

L
 

   1qS   

   
3,27

1 0,2 1 0,2 1 0,15 1,15
4,27

qu

c

qu

B
S

L
 

   c -là lực dính của đất, lớp 5 là cát nên c =0 

  Lớp 5 có  =300  Tra bảng 2.5 trang 36 sách  “Giáo trình bài giảng nền và móng” 

ta được: N  =21,8 ; Nq = 18,4 ; Nc = 31,1 

       => 
20,5.0,84.1,87.3,27.21,8 1.1,8.15,8.18,4

193,1( / )
3

dR T m
 

  Kiểm tra điều kiện ứng suất đáy móng khối quy ước theo công thức 5.16, ta có : 
    Ptc

max = 43,8(T/m2) < 1,2Rd = 231,7 ( T/m2). 
            Ptc

tb = 42,75 (T/m2) < Rd =193,1( T/m2). 
  Vậy đát nền dưới móng khối quy ước thoả mãn điều kiện về ứng suất . 

- Kiểm tra lún cho móng cọc. 

Nền đất dưới đáy móng khối quy ước gần như là nền đồng nhất vì vậy ta áp dụng 
phương pháp dự báo lún bằng cách áp dụng trực tiếp lí thuyết đàn hồi. 

Độ lún của móng công trình được xác định theo công thức : 

0 10,38( )tc tcM M T
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. .(1 )

.
gl o

const

P b
S

E                                                               
Trong đó:  +) ωconst là hệ số hình dạng ứng với độ lún của móng tuyệt đối cứng. Tra 

bảng  2.9 trang 52 sách  “Giáo trình bài giảng nền và móng”. Ta có ωconst =1,17. 

                  +) 
2. 42,75 1,8.15,8 14,31( / )gl tb tb quP P h T m

 
                  +) b là bề rộng móng: b=1,6(m). 

                  +) μ0 là hệ số nở hông của đất.Tra bảng 2.8 trang 52 “Giaó trình bài 

giảng  nền và móng” .Với nền đất đáy mónglà đất cát nên ta có:à0 =0,25. 

                 +) E0 =2500(T/m2). 

 =>  
14,31.1,6.(1 0,25)

1,17. 0,8( ).
2500

S cm  

Vậy ta có : S =0,8 (cm) < Sgh = 8 (cm). 

- Tính toán đài nhóm cọc. 

 Ta có phản lực đầu cọc: 

Bảng 5.4: Phản lực đầu cọc trong đài. 

cọc 
yi 

(m) 
∑yi

2 
Pi 

(T) 

1 -1 4 28,2 

2 1 4 
33,4
5 

3 0 4 30,8 

4 -1 4 28,2 

5 1 4 
33,4
5 

     
+)Tính toán đâm thủng của cột . (TCVN5574-91) 

 Ta có tiết diện cột trụcD khung trục3 là bc x lc = 30 x 40 (cm). 
 Ta chọn tiết diện cổ móng là 40 x50 (cm) để tính toán đài. (Gỉa thiết bỏ qua ảnh 

hưởng của cốt thép ngang) 
 Chọn lớp bảo vệ a=10(cm). Gỉa thiết hđ =0,8(m) => h0 =hđ-a =80-10 =70(cm). 
Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng hình tháp: 

      cdtdt PP                                                                        
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Trong đó:   

 dtP   - lực đâm thủng, bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm vi của đáy tháp 

đâm thủng. 

    
1 2 3 4 5

(28,2.2) (33,45.2) 30,8 154,1( )

dt

dt

P P P P P P

P T
 

          cdtP - lực chống đâm thủng.  

kocccdt RhChCbP )()( 1221   (theo bê tông II)                      

1, 2  các hệ số được xác định như sau:  

   2 2

1

1

0,7
1,5. 1 ( ) 1,5 1 ( ) 2,3

0,6

oh

C
                                                   

2 2

2

2

0,7
1,5. 1 ( ) 1,5. 1 ( ) 7,1

0,15

oh

C
                                         (5.30) 

C1, C2 – khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp đâm thủng:           

                     

N
tt

Q
tt

M
tt

 
     

Hình 5.9 : Đáy tháp đâm thủng. 

 
C1 =1-(0,5/2+0,3/2)=0,6;  C2 =0,5-(0,4/2+0,3/2)=0,15. 

=> 2,3.(0,4 0,6) 7,1.(0,5 0,15) .0,7.90 2,3 4,615 .0,7.90 435( )cdtP T  

Vậy:      154,1( ) 435( )dt cdtP T P T   

=> Chiều cao đài thỏa mãn điều kiện chống đâm thủng.  
+) Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt. 

Điều kiện cường độ được viết như sau: 

ko RhbQ ...                                                                        

Q- tổng phản lực của các cọc nằm ngoài tiết diện nghiêng: 

2 5 2.33,45 67( )Q P P T  
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 - hệ số không thứ nguyên 
2

1.7,0
C

ho  

 Lấy: 1 0,6( )C C m  

     

2
0,7

0,7. 1 1,07
0,6

 

=> 0. . . 1,07.1,6.0,7.90 108( )kb h R T  

=> 67( ) . . . 108( )o kQ T b h R T  

=>  thỏa mãn điều kiện phá hỏng trên tiết diện nghiêng theo lực cắt. 
Kết luận: chiều cao đài thỏa mãn điều kiện đâm thủng của cột và cường độ trên tiết 

diện nghiêng. 
d,  Tính toán cốt thép đài móng. 

Ta xem đài làm việc như những bản conson bị ngàm ở tiết diện mép cột, hoặc mép 
tường. Tính mô men tại ngàm (Mô men lớn nhất) 

- Mômen tại mép cột theo mặt cắt I-I:  

       1 2 5( )IM r P P                                                     

Trong đã:    MI: Mô mªn uốn ở tiết diện I-I. 

r1: khoảng cách từ trục cọc 2;5 đến mặt cắt I-I. 1 0,8( )r m      

=> 2 50,8.( ) 0,8.33,45.2 53,5( . )IM P P T m  

 
 
Cốt thép yêu cầu( chỉ đặt cốt đơn) 

     FaI   = 
a

I

Rh

M

..9,0 0

   = 253,5 10 ^ 5
30,3( )

0,9.70.2800

x
cm                                 

       Chọn 10 20, As = 31,42 (cm2) khoảng cách các thanh thép a = 130 (mm) 

Hàm lượng cốt thép: 
30,3

0,27% 0,05%
160 70

a

d o

F

B h
                           

 -Mô men tại mép cột theo mặt cắt II-II: 

       2 4 5( )IIM r P P  

   Trong đã:    MII: Mô mªn uốn ở tiết diện II-II. 

R2: khoảng cách từ trục cọc 4;5 đến mặt cắt II-II. 2 0,35 )r m     
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    => 4 50,35.( ) 0,35.(28,2 33,45) 21,7( . )IIM P P T m   

FaII  = 
a

II

Rh

M

..9,0 0

  = 221,7 10 ^ 5
12,3( )

0,9.70.2800

x
cm   

  Chọn 12 14, As = 18,468 (cm2) khoảng cách các thanh thép a = 200(mm). 

  Hàm lượng cốt thép: 
12,3

0,067% 0,05%
260 70

a

d o

F

L h
                        

=> Bố trí cốt thép với khoảng cách như trên có thể coi là hợp lý. 

e,  Tính toán cốt thép bên trên đài móng. 

 Dựa vào biểu đồ mômen ta thấy mômen ở giữa nhịp là dương nên ta không phải 

tính toán  thép lớp trên cho đài. Do đó ta đặt theo cấu tạo 12 a 200. 
 

5

6

5

 
Hình 5.10 : Bố trí thép trong đài móng M3. 

*) Kiểm tra độ lún lệch tương đối giữa các móng 

  ở trên ta mới chỉ kiểm tra điều kiện S < Sgh. 

Sau khi có đủ độ lún tuyệt đối các móng ta kiểm tra độ lún lệch tương đối giữa các 
móng  

Điều kiện kiểm tra là : S = 001,0minmax

ghS
L

SS
                                   (5.35) 

   Smax = 1,3 cm: móng trục B-C 
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   Smin = 0,8 cm : móng trục D 

   L = 8,1 + 1,2 = 9,3 m 

   S = 0,00053 < Sgh = 0,001 

Vậy thoả mãn điều kiện lún lệch. 

 Do công trình có tính chất đối xứng và nội lực tại trục A có giá trị nhỏ hơn nội 
lực tại trục D. Vậy ta bố trí và tính toán đài móng của trục A như trục D. 

5.3: Tính toán kiểm tra cọc. 

5.3.1. Cọc 7(m): 

M

 
 

Hình 5.11 : Biểu đồ mô men khi cẩu cọc. 

a)  Khi vận chuyển cọc.  

Khi vận chuyển cọc tải trọng g phân bố  q = . F.n                               (5.36) 

       Trong đó:  n là hệ số động, n = 1,5 
       =>   q = 2,5.0,3.0,3.1,5 = 0,3375 (T/m). 

      Chọn a sao cho 11 MM  =>  a = 0,207.Lc   1,5(m). 

                           Biểu đồ mômen cọc khi vận chuyển 

M1 = 
20,043. .

2

q L
 = 0,0215.0,3375.72  0,355 (T.m)                                         (5.37) 

b) Trường hợp treo cọc lên giá búa.  

Để 22 MM     b  0,294 Lc  = 2( m) 

Trị số mô men dương lớn nhất: M2 = 
20,086. .

2

q L
= 0,043.0,3375.72 = 0,7 (T.m)(5.38) 

M

 
 

Hình 5.12 : Biểu đồ mô men khi treocọc. 
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Ta thấy Mô men trường hợp vận chuyển cọc nhỏ hơn Mômen trường hợp treo cọc 
lên giá búa, nên ta dùng mô men trường hợp treo cọc lên giá búa để tính toán. 

Lấy lớp bảo vệ cốt thép cọc là a’= 3(cm)   chiều cao làm việc của cốt thép là:                       

0 30 3 27( )h cm  

22 0,7
1,02( )

0,9. . 0,9.0,27.28000
a

o a

M
F cm

h R
 

Cốt thép dọc chịu mômen uốn của cọc là 2 18 có ∑Fa =5,09(cm2). 

 =>  Cọc đủ khả năng chịu tải khi vận chuyển, cẩu lắp. 
c)  Tính toán cốt thép làm móc cẩu. 

 Lực kéo móc cẩu trong trường hợp cẩu lắp cọc: lqFk .  

 
 

    =>  Lực kéo ở một nhánh, gần đúng: ' . 0,3375.7
1,18( )

2 2 2

k

k

F q l
F T  

Thép móc cẩu chọn loại A-II ( thép A-II có độ dẻo cao, tránh gãy khi cẩu lắp) 

Diện tích cốt thép của móc cẩu: 
'

21180
0,42( )

2800

k

a

a

F
F cm

R
  

Chọn thép móc cẩu 16  có 22,011( )aF cm  

5.3.2. Cọc 8(m): 

a)   Khi vận chuyển cọc.  

M

 
 

Hình 5.13 : Biểu đồ mô men khi cẩu cọc. 

Khi vận chuyển cọc tải trọng g phân bố  q = . F.n                                      

       Trong đó:  n là hệ số động, n = 1,5 
       =>   q = 2,5.0,3.0,3.1,5 = 0,3375 (T/m). 

   Chọn a sao cho 11 MM  =>  a = 0,207.Lc   1,65 (m). 

                         M1 = 
20,043. .

2

q L
 = 0,0215.0,3375.82  0,46(T.m)  
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b)  Trường hợp treo cọc lên giá búa.  

Để 22 MM     b  0,294 Lc  = 2,35( m) 

  Trị số mô men dương lớn nhất: M2 = 
20,086. .

2

q L
= 0,043.0,3375.82 = 0,92 (T.m). 

M

 
 

Hình 5.14 : Biểu đồ mô men khi treocọc. 

 
Ta thấy Mô men trường hợp vận chuyển cọc nhỏ hơn Mômen trường hợp treo cọc 

lên giá búa, nên ta dùng mô men trường hợp treo cọc lên giá búa để tính toán. 

Lấy lớp bảo vệ cốt thép cọc là a’= 3(cm)   chiều cao làm việc của cốt thép là:                       

0 30 3 27( )h cm  

22 0,92
1,35( )

0,9. . 0,9.0,27.28000
a

o a

M
F cm

h R
 

Cốt thép dọc chịu mômen uốn của cọc là 2 18 có ∑Fa =5,09(cm2). 

 =>  Cọc đủ khả năng chịu tải khi vận chuyển, cẩu lắp. 
c) Tính toán cốt thép làm móc cẩu. 

 Lực kéo móc cẩu trong trường hợp cẩu lắp cọc: lqFk .  

 

    =>  Lực kéo ở một nhánh, gần đúng: ' . 0,3375.8
1,35( )

2 2 2

k

k

F q l
F T  

Thép móc cẩu chọn loại A-II ( thép A-II có độ dẻo cao, tránh gãy khi cẩu lắp) 

Diện tích cốt thép của móc cẩu: 
'

21350
0,48( )

2800

k

a

a

F
F cm

R
  

Chọn thép móc cẩu 16  có 22,011( )aF cm  

 
 


